
 

 

Lời giới thiệu 

 
Thế kỷ 21 là Thế kỷ của kinh tế tri thức. ở nước ta, khái niệm kinh tế tri thức dần dần 

trở nên quan thuộc với mọi người, đặc biệt Ngành công nghiệp Xây dựng cần sẵn sàng 
nghênh đón những thách thức của thời đại kinh tée tri thức nhằm chấn hưng sự phát triển 
Ngành. 

Nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý và tăng cường phát triển Ngành, trung tâm 
thông tin Khoa học Công nghệ Xây dựng đã thu thập, biên soạn tài liệu, giới thiệu những 
kinh nghiệm của Trung Quốc nghênh đón thời đại kinh tế tri thức, đặc biệt là những vấn 
đề mà Ngành công nghiệp Xây dựng nước này đã, đang và sẽ phải làm để nghênh đón thời 
đại kinh tế tri thức, cụ thể là: Kinh tế tri thức và sự phát triển của ngành công nghiệp xây 
dựng; kinh tế tri thức và vấn đề phân định cổ phần kỹ thuật của đơn vị thiết kế xây dựng; 
hệ thống sáng tạo và công trình kiến trúc thông minh trong thời đại kinh tế tri thức; thời 
đại kinh tế tri thức đã giải phóng và trả lại giá trị cho vai trò của kiến trúc sư; kinh tế và 
công cuộc công nghiệp hoá ngành nhà ở Trung Quốc, kinh tế tri thức và đổi mới quản lý 
doanh nghiệp ngành xây dựng... 

Hy vọng rằng, Tổng luận chuyên đề này sẽ phần nào giúp cho các nhà lãnh đạo, quản 
lý, các nhà thiết kế và xây dựng có thêm những tài liệu tham khảo bổ ích, qua đó rút ra 
những bài học quý giá và đưa vào ứng dụng trong công tác phát triển Ngành xây dựng 
Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng ta, phù hợp với xu thế 
phát triển bền vững, thân thiện với môi trường trên toàn cầu. 

Trung tâm Thông tin KHCN Xây dựng 
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Phần một      Nghênh đón thách thức của thời đại kinh tế tri thức  

                                        chấn hưng Ngành công nghiệp xây dựng 

 
Kinh tế tri thức là gì? Vì sao giới kỹ thuật xây dựng lại phải nghiên cứu kinh tế tri 

thức? Nói một cách khái quát, kinh tế tri thức là kinh tế lấy tri thức làm cơ sở, ngược lại 
với kinh tế vật chất là lấy đầu tư vật chất là cơ sở. Kinh tế tri thức bao gồm tri thức về 
công nghệ cao mới, tri thức quản lý có khoa học tiên tiến. Cũng có người gọi tri thức về 
công nghệ cao mới và quản lý có khoa học là nội dung quản lý của kinh tế thông tin. Trình 
độ phát triển của kinh tế tri thức thể hiện thông qua sự phát triển của ngành tin học. 

Đặc trưng của kinh tế tri thức là gì? Chủ yếu là trái ngược với kinh tế công nghiệp, 
kinh tế nông nghiệp. Xét các yếu tố thì ở kinh tế tri thức, tất cả đều lấy tri thức làm cơ sở, 
của cải đều bắt nguồn từ tri thức, hành vi đều dựa vào tri thức và tri thức là yếu tố cơ bản 
nhất; xét hình thức biểu hiện thì kinh tế tri thức đều dựa vào số liệu, khái niệm, ký hiệu, 
biểu tượng để truyền bá thông tin như vẫn thường nói và biểu hiện của kinh tế tri thức 
chính là thông tin; xét theo đặc trưng của công trình kết cấu hạ tầng, biểu hiện của tiến bộ 
kỹ thuật trong kinh tế tri thức là đường điện tử, tức là đường cao tốc thông tin; xét theo đặc 
trưng sản xuất, kinh tế tri thức là chất lượng cao và không ngừng sáng tạo. Chủ thể lao 
động là người nắm được tri thức, là nhân tài và nhân tài là nguồn vốn. Điều quan trọng 
hơn là ở thời đại kinh tế tri thức, phải học được tư duy mới trong quản lý kinh doanh 
doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp từng bước đi vào quỹ đạo kinh doanh lý tính. Cũng 
như kinh tế quốc dân, kinh tế tri thức cũng có những vấn đề chiến lược về phát triển bền 
vững; xét theo đặc trưng cống hiến thì cống hiến của kinh tế tri thức có đặc trưng thời đại 
rõ nét, biểu hiện ở sự đổi mới và sáng tạo không ngừng, cống hiến ngày càng to lớn cho 
thực lực tổng hợp của một đất nước. Các nước đi đầu về kinh tế tri thức đã đem lại cho thế 
giới những tri thức, những thông tin, và các phát minh sáng tạo mới. 

ở thời đại kinh tế tri thức, cạnh tranh và đối kháng giữa các nước cũng thay đổi. Sự 
thay đổi này biểu hiện nổi bật ở mặt công nghệ thông tin, kỹ thuật truyền tin. Vàng, tiền tệ 
và đất đai không còn lấy làm tiêu chí nữa mà là tư tưởng, công nghệ, truyền tin và thông 
tin. Trong khoa học kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc hiện nay vẫn còn nhiều khoảng 
cách chênh lệch và nhiều vấn đề còn tồn tại. Cũng như các ngành sản xuất khác, kỹ thuật 
xây dựng còn tồn tại vấn đề "ba không": chuyển hoá không nhanh, tích luỹ không đủ và 
sáng tạo không đủ. Hơn nữa, ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc đang còn "hai trì 
trệ" và "hai lạc hậu" là lý luận trì trệ và giáo dục trì trệ, quản lý lạc hậu và công nghệ lạc 
hậu. Lý luận và giáo dục trì trệ ắt sẽ dẫn tới quản lý và công nghệ lạc hậu, và tất yếu trình 
độ lực lượng sản xuất sẽ thấp kém. 

Hiện nay, ngành công nghiệp xây dựng là ngành có sự cạnh tranh quá mức, quá gay 
gắt. Xu thế cạnh tranh là gì? Thoạt đầu, cạnh tranh ở tầng thấp, phi lý tính. Sau đó nhất 
định sẽ từng bước quá độ tới cạnh tranh ở tầng cao, lý tính, quy phạm hoá. Đó chính là 
cạnh tranh về hàm lượng khoa học công nghệ, bao gồm những người lao động nắm được 
công nghệ mũi nhọn và khoa học quản lý, bao gồm thực lực khoa học công nghệ của 
doanh nghiệp. Công tác kinh doanh của doanh nghiệp phải đi theo quỹ đạo nâng cao hiệu 
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quả bằng cạnh tranh và dựa vào cạnh tranh khoa học công nghệ. Từ đó doanh nghiệp thi 
công xây dựng phải cố gắng trở thành chủ thể sáng tạo công nghệ, chủ thể đầu tư công 
nghệ, chủ thể nghiên cứu triển khai khoa học và chủ thể phân phối lợi ích. Doanh nghiệp 
phải biết kết hợp sản xuất với học tập và nghiên cứu, thiết lập thể chế kinh tế - khoa học 
công nghệ kiểu mới, kết hợp khoa học công nghệ với kinh tế, kết hợp nghiên cứu khoa học 
với thiết kế, kết hợp nghiên cứu khoa học với đưa công nghệ mới vào, kết hợp nghiên cứu 
khoa học với phát triển doanh nghiệp. Mỗi khi nhận được một dự án lớn, cần phải coi 
trọng cao độ việc ứng dụng công nghệ mới, tổng kết kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 
mới, như vậy công nghệ của doanh nghiệp mới có thể tiến thêm một bước nữa. Trong mỗi 
hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đặc biệt chú ý cạnh tranh về hàm lượng khoa 
học công nghệ, làm cho quá trình cạnh tranh trở thành quá trình tích luỹ thực lực khoa học 
công nghệ không ngừng của doanh nghiệp; doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng thông tin 
khoa học công nghệ, đó là nguồn vốn và tài sản quý báu nhất. Trong mỗi cuộc tiến công 
đột phá về khoa học công nghệ, doanh nghiệp cần vận dụng các thông tin thị trường, các 
nguồn lực thị trường và các lực lượng thị trường. 

Tiến tới vững chắc kinh tế tri thức còn biểu hiện ở việc coi trọng bồi dưỡng nhân tài. 
Muốn biến tri thức thành lực lượng sản xuất, một trong những điều kiện quan trọng là bồi 
dưỡng và đào tạo hàng loạt nhân tài nắm vững công nghệ cao mới, nắm vững tri thức quản 
lý khoa học hiện đại và có năng lực sáng tạo. Việc bồi dưỡng nhân tài còn phải dựa vào 
công tác giáo dục đào tạo.  

Thời đại mới đang tới. Phương thức tư duy, phương thức làm việc và phương thức sinh 
hoạt sâu sắc xưa nay chưa từng có mà thời đại này mang đến cho mọi người ắt sẽ có 
những sự đụng chạm rất lớn. Đó chính là sự tất yếu của cái mới thay thế cái cũ. Điểm mấu 
chốt là cần phải nhận thức và nắm vững nó với tinh thần thực sự cầu thị.  
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Phần Hai.            Ngành công nghiệp xây dựng nghênh đón  

                           những thách thức của kinh tế tri thức như thế nào ? 

 
Hiện nay, kinh tế tri thức đã trở thành một từ có đặc trưng hoàn toàn mới của chúng ta 

khi bước sang thế kỷ 21. Đối với Trung Quốc, kinh tế tri thức vừa là thách thức không thể 
tránh khỏi, vừa là cơ hội hiếm có. Ngành công nghiệp xây dựng đang phải làm thế nào 
nghênh đón những thách thức của kinh tế tri thức và cần phải dốc công sức vào những mặt 
sau đây: 

I- Quản lý ở tầng cao với trình độ cao là bảo đảm căn bản cho ngành công nghiệp 
xây dựng tiến tới thời đại kinh tế tri thức. 

Trên thế giới ngày nay, công tác quản lý doanh nghiệp đang trải qua cuộc cách mạng 
lần thứ hai. Nó không chỉ dấy lên ở các tập đoàn doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn và 
vừa, mà còn đụng chạm tới tất cả mọi doanh nghiệp gồm có doanh nghiệp Nhà nước, 
doanh nghiệp nông thôn, doanh nghiệp tư doanh và doanh nghiệp ba loại tiền vốn. Môi 
trường kinh tế thị trường đang phát huy những tác dụng cơ sở đối với việc bố trí nguồn 
lực, lấy việc thiết lập chế độ hiện đại hoá doanh nghiệp làm phương hướng, lấy chuyển đổi 
cơ chế làm mục tiêu, coi việc cải tổ chiến lược các doanh nghiệp Nhà nước là sách lược, 
coi tổ chức lại doanh nghiệp là biện pháp. lấy việc thiết lập chế độ bảo đảm xã hội làm 
biện pháp đồng bộ v.v..., một loạt những biện pháp cải cách như vậy đang thúc đẩy tiến 
trình cải cách doanh nghiệp về mặt thể chế. Ngành xây dựng cần phải đuổi kịp trào lưu 
thời đại, nghênh đón các thách thức của kinh tế tri thức; bởi vậy, tăng cường quản lý 
doanh nghiệp ở tầng cao, với một trình độ cao là hết sức quan trọng và điều quan trọng 
nhất là đào tạo được những nhà quản lý doanh nghiệp hiện đại có tố chất và trình độ cao. 

Nhà quản lý doanh nghiệp hiện đại trong thời đại kinh tế tri thức cần có đủ các điều 
kiện sau: 

1- Tthích ứng với sự thay đổi của môi trường.  

Muốn đưa ra các quyết sách vượt quá lệ thường về sự phát triển của doanh nghiệp, 
ngoài tố chất chính trị tiên tiến ra, nhà quản lý doanh nghiệp trước hết phải nhận thức 
chính xác về môi trường, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Đây là vấn đề mà 
nhà quản lý doanh nghiệp phải giải quyết trước tiên khi đối mặt với thời đại kinh tế tri 
thức. Từ kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp và tới kinh tế tri thức, đó là 
bước nhảy vọt của thời đại. Trong quá trình thay đổi đó, có hai chuyển biến lớn cần phải 
quan tâm nhất:  

Một là, chuyển biến về cơ sở vật chất. Kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp đều 
có cơ sở là kinh tế tự nhiên, còn kinh tế tri thức có cơ sở là tri thức được sáng tạo không 
ngừng, là hình thái kinh tế tập trung tri thức điển hình.  

Hai là, chuyển biến về yếu tố chủ đạo. Yếu tố chủ đạo trong kinh tế nông nghiệp là đất 
đai, yếu tố chủ đạo trong kinh tế công nghiệp là tiền vốn, còn yếu tố chủ đạo trong kinh tế 
tri thức là nhân tài.  
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Vì vậy, nhà quản lý doanh nghiệp phải thích ứng hết sức mau lẹ với tình hình phát 
triển của thông tin, phải nghiên cứu và điều tra một cách chính xác hiện trạng phát triển 
của ngành công nghiệp xây dựng trong tình hình mới, thực sự dốc sức vào hiện đại hoá 
quản lý doanh nghiệp, đổi mới trình độ sản xuất, ứng dụng rộng rãi công nghệ mới, bồi 
dưỡng nhân tài, đưa doanh nghiệp từ sản xuất tập trung truyền thống vào quỹ đạo của 
doanh nghiệp hiện đại hoá. 

2- Nắm vững tiêu điểm cạnh tranh.  

Trong điều kiện kinh tế tri thức, nhân tài là chủ thể có trí năng cao và năng lực sáng 
tao công nghệ sản phẩm, giá trị và giá trị sử dụng của tri thức là thể chuyển tải. Vì vậy, 
trong thực tế tiêu điểm cạnh tranh là ở chỗ ai có thể sáng tạo ra các tiêu chuẩn, dẫn dắt 
trào lưu hiện đại. Đồng thời với yêu cầu chất lượng phải tốt, giá thành phải rẻ, còn cần 
quan tâm tới hàm lượng tri thức đối với việc phục vụ hoặc ở trong hàng hoá mẫu. Người ta 
không những quan tâm xem chúng có phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng quốc 
tế hàng không, mà còn quan tâm xem chúng có thể hiện được những tiêu chuẩn thực tế 
hay không. Trong sản phẩm của ngành công nghiệp xây dựng, mọi người cũng quan tâm 
tới thiết kế hoàn thiện, tới chất lượng môi trường, thì càng coi trọng chất lượng sản phẩm 
xây dựng. Trong cạnh tranh thị trường gay gắt, người lãnh đạo doanh nghiệp phải thực sự 
biến khẩu hiệu "xây  một công trình là dựng một tượng đài" thành hành động thực tế của 
doanh nghiệp. Vì vậy, tạo "ý thức về nhãn hiệu nổi tiếng" và tranh đua tạo ra sản phẩm 
giải thưởng vàng là tiêu điểm để doanh nghiệp xây dựng đứng vững trên thị trường. 

3- Điều chỉnh chiến lược kịp thời.  

Cùng với sự xuất hiện của kinh tế tri thức, nhà quản lý doanh nghiệp cần phải kịp thời 
điều chỉnh chiến lược theo những thay đổi của thị trường. Đặc biệt việc bồi dưỡng huấn 
luyện, đào tạo và phân phối nhân tài cần phải được ưu tiên cho công tác phục vụ và cho 
các sản phẩm tri thức, cần từng bước điều chỉnh chiến lược, từ chỗ dựa vào kinh tế quy mô 
để phát triển doanh nghiệp tới chỗ ra sức dựa vào sự sáng tạo và sự tăng thêm giá trị tài 
sản vô hình để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, dựa vào việc nâng cao danh tiếng, tăng 
cường uy tín và hoàn thiện hình tượng của doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp có cơ sở 
dành thắng lợi. 

Ba điểm nói trên là điều kiện cần và đủ của các nhà quản lý các doanh nghiệp đang 
được hiện đại hoá. Nếu thiếu những điều kiện này thì các nhà quản lý đó không đạt tiêu 
chuẩn. Nhưng đứng trước thời đại kinh tế tri thức với các nguồn thông tin hết sức phức tạp, 
thay đổi nhanh chóng, bất cứ một cá nhân nào cũng đều không thể nắm hết được mọi tri 
thức và thông tin, do vậy cần phải dựa vào các tập đoàn tư vấn tri thức hoá mới có thể đưa 
ra quyết sách đúng đắn. Một đơn vị doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào trí tuệ của một 
người hoặc vài người, mà cần có nhiều nhân tài giỏi quản lý và kinh doanh theo kiểu tri 
thức và học giả. 
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II- Tăng cường bồi dưỡng nhân tài là cơ sở để ngành công nghiệp xây dựng nghênh 
đón những thách thức của kinh tế tri thức.  

Kinh tế tri thức có phát triển hay không còn tuỳ thuộc vào việc có chiếm được nguồn 
lục trí tuệ hay không. Là thể chuyển tải của nguồn lực trí tuệ, nhân tài có vai trò hết sức 
quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế tri thức. 

Doanh nghiệp có phát triển hưng thịnh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng, 
chất lượng và mức độ phát huy tài năng nhân tài của doanh nghiệp. Nhân tài là nguồn lực 
quý báu nhất, có ý nghĩa quyết định nhất trong mọi tài sản của doanh nghiệp. Nhưng, xét 
hiện trạng ngành công nghiệp xây dựng, nguồn lực nhân tài hết sức thiếu thốn, nhất là các 
doanh nghiệp tập thể của các thành phố và thị trấn, còn các doanh nghiệp xây dựng nông 
thôn lại càng hiếm hơn nữa. Theo thống kê, nhân viên kỹ thuật xây dựng chuyên nghiệp 
có chức danh trung cấp, cao cấp chỉ chiếm khoảng 10% trong các doanh nghiệp xây dựng 
Nhà nước cấp 1, khoảng 6% trong các doanh nghiệp tập thể thành phố thị trấn và doanh 
nghiệp xây dựng nông thôn. Trong số nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp xây dựngnày, một 
bộ phận còn bị nghi là giả. Phần lớn hôm qua còn là thợ nề, hôm nay đã là tổng giám đốc, 
kỹ sư. Trình độ văn hoá của công nhân thấp, phổ biến là tốt nghiệp cấp hai. Một đội ngũ 
với trình độ như vậy không thể tạo ra tác phẩm kiến trúc tốt được. Một đội quân không có 
văn hoá là một đội quân ngu xuẩn, doanh nghiệp xây dựng không có văn hoá là doanh 
nghiệp không có sức sống. Vì vậy, để thích ứng với cạnh tranh thị trường, tạo ra nhãn hiệu 
nổi tiếng, ngành công nghiệp xây dựng phải tăng cường bồi dưỡng nhân tài, nâng cao toàn 
diện trình độ văn hoá, kỹ thuật của công nhân viên chức. 

Trước hết, các nhà quản lý doanh nghiệp phải biết tôn trọng và sử dụng nhân tài. 
Trong đội ngũ khổng lồ của ngành công nghiệp xây dựng, nhân tài vốn không nhiều, tôn 
trọng số nhân tài đang có ra sao, phát huy vai trò của họ như thế nào, đó là vấn đề mà mỗi 
nhà kinh doanh, mỗi nhà hoạch định chính sách phải trăn trở suy nghĩ. Một số doanh 
nghiệp thường kêu ca thiếu nhân tài, nhưng mặt khác lại bỏ không dùng những nhân tài 
đang có, để cho những người thực tế không có tài trà trộn vào kiếm lợi, từ đó làm mai một 
sức sáng tạo của nhân tài, khiến cho tài sản vô hình ít đến mức tội nghiệp của doanh 
nghiệp lại bị chính mình làm lãng phí. Một nhà doanh nghiệp thành công không thể tách 
rời sự giúp đỡ của nhân tài doanh nghiệp. Tôn trọng nhân tài, sử dụng nhân tài, sử dụng tốt 
và linh hoạt các nhân tài, đây là công việc hàng đầu, là sự sáng suốt trong công tác lãnh 
đạo của các nhà hoạch định chính sách. 

Thứ hai, nhà quản lý doanh nghiệp phải giỏi bồi dưỡng nhân tài. Kinh tế tri thức là 
kinh tế nhân tài hoá. Trong kinh tế tri thức, nhân tài và trí lực chiếm vai trò tuyệt đối quan 
trọng, sản sinh tri thức là nhân tố then chốt của sức sản xuất, sức cạnh tranh và thành tựu 
kinh tế. Thu hút nhân tài và phát huy tài năng của họ phải trở thành động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy sức sản xuất, sức cạnh tranh để kinh tế phát triển nhanh chóng. Nhân tài là gốc rễ 
để kinh tế phát triển, để doanh nghiệp sinh tồn và hưng thịnh. Do nguyên nhân lịch sử, 
phần lớn lực lượng lao đông trong các doanh nghiệp thi công của Trung Quốc hiện nay là 
nhân tài bị lỡ dở trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá. Công nhân xây lắp của doanh nghiệp 
xây dựng nông thôn từ chỗ chân lấm tay bùn trở thành kỹ thuật viên, họ phải trải qua rèn 
luyện gian khổ, nhưng đó không phải là khẩu hiệu, hễ quyết tâm là làm được. Vì vậy, các 
cấp, các loại doanh nghiệp xây dựng tăng cường bồi dưỡng nhân tài là điều kiện cần thiết 
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để ngành công nghiệp xây dựng trở thành ngành sản xuất tri thức. Phần lớn các doanh 
nghiệp Trung Quốc trước đây đều có đại học tại chức, đại học cơ điện bồi dưỡng công 
nhân viên chức, một bộ phận tương đối đông là thanh niên, công nhân đua nhau tới đó học 
tập, giành được thành tích khá tốt. Hầu hết họ đều trở thành lực lượng trung kiên của 
doanh nghiệp. Nhưng những năm gần đây, đa số các trường dạy nghề của một số doanh 
nghiệp bị suy thoái, tinh thần học tập của thanh niên và công nhân giảm sút, không tìm 
hiểu nghiệp vụ, không biết kỹ thuật. Nếu sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy, thì có thể 
tưởng tượng ra tương lai phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghệp xây dựng 
đã phải xoay chuyển lại cục diện bất lợi này, tăng cường bồi dưỡng tri thức cho công nhân 
viên chức doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp, nguồn vốn tri thức không ngừng được 
đầu tư chính là sự bảo đảm căn bản để doanh nghiệp phát triển thành công. Động lực làm 
cho kinh tế tri thức phát triển là tính sáng tạo của con người. Không thể có đổi mới công 
nghệ, đổi mới tri thức và càng không thể có kinh tế tri thức nếu tách rời sự sáng tạo của 
con người. Trong xã hội kinh tế tri thức, cạnh tranh suy cho cùng là cạnh tranh đối với 
những nhân tài có tri thức về công nghệ cao và năng lực sáng tạo không ngừng, doanh 
nghiệp mới có thể sinh tồn và phát triển, mới có thể bảo đảm hoàn toàn chiến thắng đối 
thủ trong cạnh tranh thị trường gay gắt. 

III- Tăng cường sáng tạo khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm có nhãn hiệu nổi 
tiếng của doanh nghiệp là con đường tất yếu cho ngành công nghiệp xây dựng 
nghênh đón những thách thức của kinh tế tri thức. 

Trong báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 15 đã chỉ rõ: khoa học công nghệ là lực lượng sản 
xuất thứ nhất, tiến bộ khoa học công nghệ là nhân tố quyết định của phát triển kinh tế. 
Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược này, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc còn 
nêu ra chiến lược phát triển bền vững chấn hưng đất nước bằng giáo dục. Sự phát triển của 
một dân tộc không thể tách rời khỏi sự phát triển của khoa học công nghệ, sự phát triển 
của doanh nghiệp cũng phải dựa vào sự phát triển của khoa học công nghệ. Ngành công 
nghiệp xây dựng rất lạc hậu về phương diện thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Phần 
lớn các doanh nghiệp xây dựng Trung Quốc đều dựa vào các biện pháp thi công tương đối 
lạc hậu. Máy thi công lạc hậu, vật liệu xây dựng lạc hậu, thiết kế thi công lạc hậu, đây là 
lịch sử và cũng là thực tế. Bấy lâu nay, cơ quan chủ quản ngành luôn đề ra việc phổ biến 
công nghệ mới, nâng cao trình độ khoa học công nghệ và trình độ sản xuất. Ngành công 
nghiệp xây dựng muốn chấn hưng, muốn phát triển, muốn tạo ra sản phẩm có giá trị được 
xã hội thừa nhận, cần phải dốc sức vào hai mặt sau: 

Thứ nhất, tăng cường phổ biến công nghệ mới, vật liệu mới. Đặc biệt là nghiên cứu đổi 
mới sản phẩm máy xây dựng và vật liệu xây dựng. Cần phát huy đầy đủ tác dụng dẫn dắt 
và thúc đẩy của thị trường và của nhu cầu xã hội đối với sự tiến bộ của khoa học công 
nghệ, giúp đỡ và khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu triển khai khoa học, cải tạo công 
nghệ, để các doanh nghiệp trở thành chủ thể nghiên cứu triển khai và đầu tư khoa học. 
Doanh nghiệp cũng cần phải tiến hành liên kết theo chiều ngang với các học viện chuyên 
ngành và cơ quan nghiên cứu khoa học, kết hợp triển khai khoa học công nghệ với thực 
tiễn. Đồng thời, tăng cường bảo vệ quyền tài sản trí tuệ, thưởng hậu cho các thành quả 
nghiên cứu khoa học xây dựng đã được triển khai vận dụng, phạt nặng đối với hành vi vi 
phạm quyền tài sản, như vậy mới có thể động viên tính tích cực của nhân viên khoa học 
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công nghệ. Chấn hưng ngành công nghiệp xây dựng thông qua phát triển khoa học công 
nghệ không phải là một lời nói suông, nó đòi hỏi nhiều thế hệ phấn đấu gian khổ. 

Thứ hai, thực hiện chiến lược nhãn hiệu nổi tiếng, cố gắng tạo ra sản phẩm xây dựng 
chất lượng cao. Kinh tế tri thức phát huy tác dụng quyết định thông qua đầu tư tài sản vô 
hình như nỗ lực tri thức v.v..., đầu tư tài sản vô hình với quy mô lớn là đặc trưng quan 
trọng nhất của kinh tế tri thức. Ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc muốn phát triển, 
thì bản thân doanh nghiệp, điều quan trọng nhất phải thực hiện chiến lược nhãn hiệu nổi 
tiếng, giành lấy những giải thưởng cấp Nhà nước cao nhất như "giải thưởng Lỗ Ban", giải 
thưởng"Ngôi nhà vàng" v.v... Tuyên truyền rộng rãi sự nổi tiếng của doanh nghiệp, nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua sản phẩm xây dựng có tiếng tăm, có 
chất lượng cao. 

Tóm lại, thời đại kinh tế tri thức là một bước nhảy vọt to lớn nữa của kinh tế và xã hội 
loài người. Nó vừa là sự thách thức không thể tránh khỏi, vừa là cơ hội hiếm có đối với 
ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc.  
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Phần ba                  Kinh tế tri thức và sự phát triển  

                          của ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc 
Hiện nay, nền kinh tế thế giới đang quá độ từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. 

Đây là xu thế phát triển tất yếu của kinh tế xã hội và cũng là đặc trưng mới của thế kỷ 21. 

Việc ngành công nghiệp xây dựng làm thế nào khẩn trương nắm bắt cơ hội, nghênh 
đón thách thức của kinh tế tri thức là một đề tài mới cần nghiêm túc nghiên cứu. Chúng ta 
cần phải coi phát triển kinh tế tri thức là chiến lược quan trọng để phát triển Ngành. 

Cùng với công cuộc đi sâu cải cách, khuếch trương, mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ 
đột phá khẩu cải cách thể chế kinh tế đô thị, có những cống hiến to lớn trong thúc đẩy 
kinh tế quốc dân phát triển, cải thiện bộ mặt của thành thị nông thôn và nâng cao đời sống 
vật chất văn hoá của nhân dân, ngày càng tỏ rõ địa vị và vai trò rất quan trọng trong phát 
triển kinh tế xã hội, trở thành ngành sản xuất trụ cột của kinh tế quốc dân. 

Ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc tuy có lịch sử lâu đời, nhưng bấy lâu nay 
ttrình độ kỹ thuật chung của Ngành còn thấp, trang bị máy móc không theo kịp bước phát 
triển của Ngành, hơn nữa phần lớn các thiết bị máy móc đã cũ kỹ lạc hậu, tính năng kém, 
cần phải đổi mới. Hiện nay, một bộ phận khá lớn doanh nghiệp còn sản xuất theo mô hình 
tập trung lao động là chính, họ chủ yếu dựa vào đầu tư nguồn nhân lực để phát triển, kinh 
doanh theo kiểu quảng canh, hiệu suất sản xuất thấp, quản lý kinh doanh lạc hậu. Tố chất 
chung của đội ngũ xây dựng không cao, những người tốt nghiệp trung học, đại học chuyên 
nghiệp và nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ không lớn, tiến bộ kỹ thuật tương 
đối chậm, chưa thích ứng với sự phát triển của thời đại. 

Cùng với cuộc cải cách mở cửa đang tiến xa, thời đại kinh tế tri thức đang tới gần được 
thể hiện ở các mặt khoa học công nghệ, chất lượng, hiệu suất và ở hàm lượng tri thức làm 
cho tiến trình toàn cầu hoá thị trường xây dựng diễn ra nhanh hơn, sự cạnh tranh trên thị 
trường xây dựng trong và ngoài nước ngày càng gay gắt thêm. Đối với trào lưu kinh tế tri 
thức, về tư tưởng cần phải coi trọng cao độ, về hành động thực tế phải nghiêm túc đối xử, 
như vậy mới có thể thích ứng và theo kịp bước tiến của thời đại. 

Hạt nhân của kinh tế tri thức là khoa học công nghệ, khoa học công nghệ là s−c sản 
xuất hàng đầu. Muốn chấn hưng và phát triển, ngành công nghiệp xây dựng không được 
tách rời sự phát triển của khoa học công nghệ. Phát triển khoa học công nghệ là nhân tố 
quyết định sự phát triển kinh tế. Đứng trước những thách thức của kinh tế tri thức, ngành 
công nghiệp xây dựng phải coi trọng sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, coi việc 
đẩy nhanh tiến bộ khoa học công nghệ là mấu chốt để phát triển ngành xây dựng. Doanh 
nghiệp xây dựng cần phải căn cứ vào thực tế của mình, thu hút công nghệ tiên tiến một 
cách có trọng điểm, có chọn lọc, cố gắng nâng cao mức độ trang bị kỹ thuật của ngành 
công nghiệp xây dựng, áp dụng rộng rãi kỹ thuật mới, công nghệ mới, vật liệu mới và thiết 
bị mới, không ngừng nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản xuất thi công xây dựng. 
Các doanh nghiệp có điều kiện cần phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường và xã hội, tiến 
hành nghiên cứu triển khai khoa học, phát triển và cải tạo kỹ thuật, thực hiện tiến công vào 
khoa học công nghệ, mở rộng lực lượng, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, từ đó nâng cao 
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năng lực sản xuất và năng lực quản lý của ngành xây dựng, mở ra con đường mới để phát 
triển ngành xây dựng với chất lượng, hiệu quả và trình độ cao, khiến cho ngành công 
nghiệp xây dựng thực sự chuyển sang quỹ đạo phát triển dựa vào tiến bộ kỹ thuật. 

Mấu chốt của kinh tế tri thức là tối ưu hoá nguồn lực con người, nâng cao tố chất 
chung của đội ngũ ngành công nghiệp xây dựng. 

Kinh tế tri thức là kinh tế có cơ sở là tri thức, trực tiếp dựa vào sáng tạo, truyền bá và 
ứng dụng tri thức. Kinh tế tri thức là kinh tế nhân tài hoá, nhân tài và trí lực chiếm địa vị 
hết sức quan trọng trong kinh tế này, nhân tài là cội rễ để phát triển kinh tế, là sự bảo đảm 
căn bản cho doanh nghiệp sinh tồn và phát triển. Sự phát triển của kinh tế tri thức phụ 
thuộc vào việc chiếm hữu nguồn lực trí tuệ, còn nhân tài là thể chuyển tải của nguồn lực 
trí tuệ đó. Đối với doanh nghiệp xây dựng, trước hết phải có một đội ngũ nhân tài quản lý 
kiểu tri thức, giỏi kinh doanh, thạo quản lý. Họ phải có lòng hăng say với nghề nghiệp, 
tinh thần trách nhiệm cao, tố chất tư tưởng chính trị tốt, giỏi chuyên môn, nắm vững tri 
thức quản lý hiện đại một cách có hệ thống, có năng lực lãnh đạo, ra quyết định và quản lý 
kinh doanh có khoa học, có năng lực thích ứng và ứng biến mau lẹ. Chỉ có như vậy, mới 
có thể phù hợp với tình hình thông tin phát triển hết sức nhanh chóng. Không ngừng nâng 
cao hiệu quả kinh tế và danh tiếng của doanh nghiệp, tăng cường uy tín của doanh nghiệp, 
thông qua quản lý ở tầng mức và trình độ cao thì doanh nghiệp mới sinh tồn và phát triển. 

Từ nay về sau, các công trình cỡ lớn, cao, khó và mới sẽ ngày càng nhiều. Để thích 
ứng với tình hình này, ngành công nghiệp xây dựng phải có một đội ngũ nhân tài kỹ thuật 
chuyên nghiệp nắm vững tri thức mới, công nghệ mới. Nhân tài là nguòn lực quý báu nhất, 
có ý nghĩa quyết định nhất trong mọi tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, sự hưng thịnh 
phát đạt của doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng, chất lượng và mức độ phát 
huy hiệu năng của nhân tài doanh nghiệp. Xét về tình hình hiện nay của ngành công 
nghiệp xây dựng, nhân tài còn rất thiếu. Để thích ứng với sự cạnh tranh thị trường nhằm 
tạo nên những công trình nổi tiếng, ngành công nghiệp xây dựng phải coi trọng việc sử 
dụng, bồi dưỡng và phát triển nhân tài. 

Công tác phát triển nhân tài chủ yếu phải hướng ra xã hội, thông qua nhiều con đường 
để thu hút các nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp giỏi một nghề và những người tốt nghiệp 
đại học trung học chuyên nghiệp trong xã hội, sử dụng họ phục vụ lợi ích của doanh 
nghiệp. 

Đối với các nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp đã có của doanh nghiệp, cần phải xây 
dựng nguồn nhân tài, bố trí tối ưu hoá nguồn lực nhân tài theo nguyên tác công khai, bình 
đẳng, cạnh tranh, lựa chọn. Người quản lý doanh nghiệp phải tôn trọng nhân tài, mạnh dạn 
sử dụng thất tốt và linh hoạt các nhân tài tuỳ theo sở trường của họ, vận dụng biện pháp 
khích lệ tinh thần kết hợp với khuyến khích vật chất, phát huy đầy đủ tính tích cực và tính 
sáng tạo của họ, khiến họ cống hiến nhiều nhất cho doanh nghiệp. 

Kiên trì chiến lược "Chấn hưng ngành công nghiệp xây dựng bằng khoa học công 
nghệ", thì cần phải bồi dưỡng đội ngũ nhân tài có trí lực, yêu nghề, dám cải cách, tư tưởng 
mau lẹ, trẻ trung khoẻ mạnh, không hạn chế ở một cách chọn người có tài, cố gắng tạo ra 
đội ngũ nhân tài quản lý các cấp và các loại nhân viên tinh thông về kỹ thuật, được đào tạo 
có trình độ cao, biến việc thi công xây dựng chuyển từ kiểu thể năng sang kiểu trí năng.  
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Phần bốn:                 Kinh tế tri thức và vấn đề phân định  

                                  cổ phần kỹ thuật của đơn vị thiết kế xây dựng 
 

Trong tiến trình đi sâu cải cách thể chế kinh tế, sẽ có những thử thách ngặt nghèo của 
thời đại kinh tế tri thức. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay có hai nhiệm vụ đặt ra trước các 
đợn vị thiết kế xây dựng: Một là quán triệt thực hiện tốt các yêu cầu của Bộ Xây dựng, 
từng bước cải tạo đơn vị khảo sát thiết kế thành doanh nghiệp hiện đại có quyền tài sản rõ 
ràng, quyền lợi và trách nhiệm phân minh, chính quyền và doanh nghiệp tách rời nhau, 
quản lý có khoa học; Hai là cần phải biết quản lý và kinh doanh nguồn vốn tri thức để 
nghênh đón thời đại kinh tế tri thức. Muốn hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ này, cần 
quan tâm tới kinh tế tri thức, tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài và xử lý tốt vấn đề phân 
định cổ phần kỹ thuật của đơn vị thiết kế xây dựng. 

I- Chiến lược kinh doanh nguồn vốn tri thức của đơn vị thiết kế xây dựng 

Thế kỷ 21, xã hội loài người sẽ có những thay đổi quan trọng, tiến từ thời đại công 
nghiệp tới thời đại kinh tế thứ tư của loài người - thời đại kinh tế tri thức. ở thời đại kinh tế 
này, chỉ khi khống chế được hình thái nguồn vốn đặc thù - nguồn vốn tri thức, mới có thể 
đi đầu thời đại. Bởi vì ở thời đại kinh tế tri thức, vai trò của tài sản hữu hình trong doanh 
nghiệp sẽ dần dần giảm sút, nguồn vốn tri thức - tổng hoà của tài sản vô hình, sẽ chiếm 
địa vị chủ đạo. Nói cho cùng, cạnh tranh trong thời đại kinh tế tri thức chính là cạnh tranh 
về nguồn vốn tri thức. Các đơn vị thiết kế xây dựng là đơn vị kiểu tập trung trí lực muốn 
chiến thắng trong thời đại mới cần phải theo trào lưu thế giới, đề ra chiến lược kinh doanh 
nguồn vốn tri thức phù hợp với yêu cầu của thời đại. 

Nói chung, nguồn vốn tri thức của một doanh nghiệp có thể chia ra bốn phần: tài sản 
thị trường, tài sản bản quyền trí tuệ, tài sản nhân lực và tài sản tổ chức quản lý. Tương 
ứng, chiến lược kinh doanh nguồn vốn tri thức của đơn vị thiết kế xây dựng được chia ra 
thành bốn mặt sau: 

1- Chiến lược tài sản thị trường:  

Tài sản thị trường có nghĩa là tổng hoà các lợi ích tiềm tàng mà một doanh nghiệp có 
thể giành được thông qua tài sản vô hình liên quan đến thị trường của họ. Nó bao gồm 
nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu sản phẩm, số lượng khách hàng của doanh nghiệp, mức 
độ tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp, nghiệp vụ thường xuyên, bạn đồng 
nghiệp v.v... Chiến lược tài sản thị trường của đơn vị thiết kế xây dựng bao gồm: nâng cao 
trình độ thiết kế chỉnh thể, xây dựng hình tượng doanh nghiệp, xây dựng ý thức phục vụ 
tốt; thiết kế ra tác phẩm kiến trúc chất lượng cao, làm thoả mãn tất cả yêu cầu của khách 
hàng ở các mặt như quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý tiến độ v.v..., giành được 
tín nhiệm của khách hàng; khéo léo liên kết với bạn đồng nghiệp, mở rộng phạm vi nghiệp 
vụ của doanh nghiệp; phát huy đầy đủ ưu thế tổng hợp về công nghệ, nhân tài v.v..., nâng 
cao hàm lượng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm 
đạt mục đích mở rộng tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường. 
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2- Chiến lược tài sản bản quyền trí tuệ:  

Tài sản bản quyền trí tuệ bao gồm các nội dung như nguyên lý công nghệ sản xuất, 
nhãn hàng hoá, quyền chuyên thiết kế, quyền phát minh sáng chế, bản quyền thiết kế và bí 
mật thương nghiệp v.v... Bí mật pha chế của hãng Cocacola và Pepsicola khiến cho họ 
đứng vững ở vị trí huy hoàng trong ngành đồ uống hơn 100 năm nay, công lao phải thuộc 
về thành công kinh doanh quyền tài sản trí tuệ của họ. Trọng điểm của chiến lược tài sản 
bản quyền trí tuệ là bảo vệ: 

a- Bản quyền bản vẽ thiết kế 

b- Trình tự tính toán kết cấu tổng thể và chi tiết của công trình xây dựng 

c- Bí quyết kỹ thuật thiết kế 

d- Biện pháp quản lý công đoạn thiết kế và quản lý chất lượng, đầu tư, tiến độ 

e- Triển khai ứng dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới, vật liệu mới, thiết bị mới 

Thiết kế xây dựng là một ngành coi kỹ thuật là chính, điều có giá trị nhất của họ là 
quyền tài sản trí tuệ. Chỉ khi coi trọng chiến lược tài sản bản quyền trí tuệ, đơn vị thiết kế 
xây dựng mới có thể làm cho sản phẩm thiết kế của đơn vị mình trở thành kỹ thuật của 
riêng mình, nhằm phòng ngừa người khác bắt chước, từ đó ngăn ngừa tài sản vô hình của 
đơn vị mình bị thất lạc. 

3- Chiến lược tài sản nhân lực:  

Tài sản nhân lực là sở trường kỹ thuật, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, 
năng lực khai phá, năng lực lãnh đạo, kỹ xảo quản lý và tinh thần đoàn kết của lãnh đạo và 
công nhân viên chức doanh nghiệp. tài sản nhân lực là tổng hoà năng lực và phẩm chất ưu 
tú của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Có thể nói, của cải của doanh nghiệp thiết kế xây 
dựng hoàn toàn do con người của đơn vị này tạo ra, bởi vì tác dụng của máy móc, nhà 
xưởng và các trang bị khác trong ngành kiểu tập trung trí lực này hết sức nhỏ bé, tài sản 
nhân lực mới là nhân tố quan trọng quyết định ngành thiết kế. Chiến lược tài sản nhân lực 
của đơn vị thiết kế xây dựng biểu hiện chủ yếu ở việc tìm kiếm và giữ lại được nhân tài tố 
chất cao có trình độ học vấn cao, năng lực nghiệp vụ mạnh, có sở trường kỹ thuật và yêu 
nghề. Dựa vào quy trình đổi mới về tiêu chuẩn phân cấp năng lực doanh nghiệp khảo sát 
thiết kế của Bộ Xây dựng như tăng cường kết hợp năng lực doanh nghiệp với năng lực cá 
nhân v.v..., đơn vị thiết kế xây dựng cần phải bồi dưỡng hoặc thu hút có trọng điểm những 
kiến trúc sư đăng ký cấp  một, kỹ sư đăng ký kết cấu cấp một nhằm tăng thêm tài sản nhân 
lực của doanh nghiệp. Nhưng, mục tiêu cuối cùng của chiến lược tài sản nhân lực còn là 
phải giữ lại từng nhân tài, đặt họ ở vị trí thích hợp nhất, tạo cho họ phát huy cao nhất tiềm 
năng của mình, hết sức ưu đãi họ ở các mặt như tiền lương, chức vụ, phúc lợi v.v..., từ đó 
bảo đảm cho đơn vị phát triển hưng thịnh. 

4- Chiến lược tổ chức quản lý:  

Tài sản tổ chức quản lý có nghĩa là những nhân tố tri thức cơ bản như quy trình sản 
xuất, kỹ thuật, công nghệ, phương pháp quản lý của doanh nghiệp v.v... bảo đảm cho 
doanh nghiệp vận hành bình thường. Nó bao gồm những nội dung như phương pháp quản 
lý, văn hoá doanh nghiệp, quản lý mạng thông tin, quan hệ cấp vốn v.v... nhằm thúc đẩy 
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doanh nghiệp thiết kế xây dựng vận dụng và bố tí hợp lý tài sản nhân lực, nâng cao hiệu 
suất vận hành chỉnh thể và năng suất tri thức của họ, đơn vị thiết kế xây dựng cần phải đề 
ra chiến lược tài sản tổ chức quản lý tốt, tức là thu hút phương pháp quản lý tiên tiến, đề 
xướng văn hoá doanh nghiệp phù hợp với ngành mình, xây dựng quan niệm về giá trị như 
"phân phối theo tri thức", "phân phối theo thành tích" trong toàn thể công nhân viên chức; 
thiết lập hệ thống quản lý mạng thông tin về nhân tài của đơn vị, phát huy đầy đủ tài năng 
của từng người. 

II- Bàn về vấn đề phân định cổ phần kỹ thuật của đơn vị thiết kế xây dựng 

Trong đơn vị thiết kế xây dựng - đơn vị tập trung trí lực, kỹ thuật chuyên nghiệp là yếu 
tố sản xuất sống động nhất; còn muốn điều động tính tích cực của nhân viên kỹ thuật thì 
phân định cổ phần kỹ thuật là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất. Đồng thời, 
việc phân định cổ phần kỹ thuật có tác dụng quyết định quan trọng đối với việc thực hiện 
chiến lược kinh doanh nguồn vốn tri thức của đơn vị thiết kế xây dựng. 

Hình thức góp cổ phần kỹ thuật và trí lực không những có lợi cho việc thu hút nhân 
tài, động viên tính tích cực công tác của công nhân viên chức, mà còn có lợi cho việc ổn 
định nhân tài, khiến cho họ trở thành động lực sáng tạo lâu dài. 

Nhân tài ổn định có tố chất cao và tính tích cực của họ nhất định sẽ làm tăng thêm tài 
sản thị trường, tài sản bản quyền tri thức, tài sản nhân lực và tài sản tổ chức quản lý của 
đơn vị thiết kế xây dựng, cuối cùng sẽ mở rộng nguồn vốn tri thức, khiến cho đơn vị thiết 
kế xây dựng có thể thích ứng với trào lưu phát triển của thời đại kinh tế tri thức. 

Trong đơn vị thiết kế xây dựng việc phân định cổ phần kỹ thuật có thể thiết lập quyền 
cổ phần theo  mấy nhân tố sau: 

a- Tư cách. Những nhân viên kỹ thuật có tư cách kiến trúc sư đăng ký cấp một, kỹ sư 
đăng ký cấp một có lợi cho việc bảo đảm năng lực thiết kế của đơn vị, tương ứng, cổ phần 
của họ cũng cần phải tương đối lớn. 

b- Trình độ học vấn. Phân chia quyền cổ phần cho nhân viên kỹ thuật tuỳ theo trình độ 
học vấn của họ cao hay thấp 

c- Chức danh, chức vụ, thâm niên công tác. Các nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản 
lý có chức danh khá cao, chức vụ quan trọng, thâm niên công tác khá dài cần phải được tỷ 
lệ cổ phần khá lớn tương ứng. 

d- Kỹ thuật phát minh sáng chế, kỹ thuật riêng. Những nhân viên kỹ thuật có kỹ thuật 
phát minh sáng chế, kỹ thuật riêng có thể mang lại nhiều hơn cơ hội trúng thầu cho đơn vị 
mình, có lợi nhiều hơn cho việc tăng thêm tổng lượng tài sản tri thức của đơn vị. Vì vậy, 
quyền cổ phần của họ cũng cần phải lớn hơn một cách tương ứng 

e- Năng lực sáng tạo. Cổ phần của những nhân viên kỹ thuật có nang lực sáng tạo cần 
phải lớn hơn vì họ có lợi cho công tác đổi mới kỹ thuật và tích luỹ nguồn vốn tri thức của 
đơn vị 

f- Cống hiến. Đây là chỉ tiêu có sức thuyết phục nhất. Mức độ cống hiến cho đơn vị 
của một người mới chỉ là chỉ tiêu đánh giá quan trọng nhất để cân nhác tỷ lệ cổ phần của 
người ấy cho dù người ấy có trình độ học vấn cao bao nhiêu, thâm niên công tác lâu bao 
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nhiêu, chức danh và chức vụ cao như thế nào. Có thể cân nhắc mức cống hiến theo tỷ lệ 
trúng thầu của sản phẩm thiết kế, theo mức độ phản ứng của người sử dụng, thành quả 
thiết kế ưu tú và giá trị thiết kế của cá nhân. Điều cần chú ý là tất cả những nhân tố này 
đều đòi hỏi chúng ta khi đánh giá phân định cổ phần, không nên khư khư giữ khuôn phép 
cũ mà cần không ngừng phát triển và hoàn thiện các tiêu chuẩn liên quan. Chỉ có như vậy, 
mới có thể khiến cho công tác này ngày càng trở nên khoa học hơn, giành được hiệu quả 
mong muốn. 

Do nhân tố cống hiến có ảnh hưởng khá lớn đối với việc phân định cổ phần kỹ thuật, 
hơn nữa lại khó thống nhất tiêu chuẩn đánh giá, xin nêu ra ba suy nghĩ sau: 

Một, phương pháp đánh giá so sánh hàng năm. Quyền cổ phần của mỗi nhân viên kỹ 
thuật không phải là cố định bất biến, mà thông qua đánh giá hàng năm về mức độ cống 
hiến, sau đó căn cứ vào mức độ cống hiến và tham khảo các nhân tố khác để xác định. 
Phương thức này có tính linh hoạt và khả biến, có thể khiến cho kỹ năng tri thức của công 
nhân viên chức được đền đáp hợp lý, thể hiện đầy đủ hình thức phân phối mới:" Phân phối 
theo tri thức". 

Hai, phương pháp chuyển cổ phần tập thể công nhân viên chức thành cổ phần có lãi. 
Đơn vị thiết kế xây dựng có thể coi tài sản hữu hình tích luỹ được trong những năm trước 
và tài sản vô hình đã được đánh giá là cổ phần tập thể công nhân viên chức, mỗi năm trích 
ra một tỷ lệ nhất định làm cổ phần có lãi hoặc cổ phần ưu tiên phát triển, chủ yếu dựa vào 
mức độ cống hiến của nhân viên kỹ thuật, phân phối cho họ nhằm khuyến khích họ thiết 
kế ra các tác phẩm ưu tú, tăng thêm tỷ lệ trúng thầu của thành quả thiết kế, từ đó thúc đẩy 
đơn vị thiết kế xây dựng phát triển chính thể và tăng cường sức mạnh tổng hợp. 

Ba, phương pháp chuyển tài sản thuần thành cổ phần có lãi. Đơn vị thiết kế xây dựng 
hàng năm có thể trích ra 20%từ phần mới tăng giá trị của tài sản thuần, lượng hoá thành 
vốn cổ phần tri thức, làm cổ phần có lãi cấp cho nhân viên kỹ thuật có cống hiến nổi bật 
trong năm. Phương pháp này có lợi cho việc động viên đầy đủ tính tích cực của những 
nhân viên kỹ thuật và đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho đơn vị. 

Mấy suy nghĩ trên đều thể hiện đầy đủ hình thức phân phối mới của thời đại kinh tế tri 
thức như "phân phối theo tri thức", "trả thù lao theo thành tích", chứng tỏ đơn vị thiết kế 
xây dựng tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, phù hợp với đặc tính của một ngành tập 
trung trí lực. Nhưng trong quá trình phân định cổ phần kỹ thuật, để đảm bảo cho đơn vị 
thiết kế xây dựng phát triển ổn định, còn cần phải chú ý những vấn đề hữu quan, như cần 
nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện thiết thực mức cổ phần kỹ thuật của các loại nhân 
viên kỹ thuật chuyên ngành, mở rộng thích đáng khoảng cách giữa các mức, tránh khuynh 
hướng bình quân chủ nghĩa mới, động viên tính tích cực công tác của các cấp nhân viên; 
trong quá trình cải cách việc thiết lập quyền cổ phần trong phân định cổ phần kỹ thuật, 
cần phải xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tích luỹ và phân phối, phải tránh phân phối quá 
nghiêng về cá nhân, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. 
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Phần năm:          Hệ thống sáng tạo và công trình kiến trúc 

                                     thông minh trong thời đại kinh tế tri thức 

 
I- Sáng tạo là linh hồn của kinh tế tri thức 

Nhằm tìm kiếm con đường phát triển bền vững của loài người, đầu thập kỷ 90, trên thế 
giới người ta nêu ra đường lối phát triển "kinh tế tri thức" hoặc "kinh tế trí lực". Khái niệm 
tương đối cụ thể của kinh tế tri thức là "kinh tế lấy chiếm hữu, bố trí tài nguyên trí lực, lấy 
sản xuất, phân phối và sử dụng trí thức - chủ yếu là khoa học công nghệ - làm nhân tố 
quan trọng nhất". Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa: "Kinh tế tri thức 
là kinh tế lấy tri thức làm cơ sở, kinh tế này trực tiếp dựa vào sản xuất, phổ biến, ứng dụng 
tri thức và thông tin". 

Việc nêu ra kinh tế tri thức làm thay đổi mô thức phát triển hàng nghìn năm nay của 
loài người, mở ra kỷ nguyên mới của từng bước chuyển hướng từ kinh tế vật chất sang 
kinh tế tri thức kỹ thuật. Thực chất, kinh tế tri thức là kinh tế mang tính sáng tạo, thể hiện 
thế giới quan phát triển hoàn toàn mới. Kinh tế tri thức cũng là kinh tế mang tính phát 
triển bền vững và có thể sử dụng một cách vô hạn và bền vững những sáng tạo phát triển 
của tri thức. Nhìn lại lịch sử, sáng tạo tri thức trong thế kỷ 19 đã phát hiện ra "điện", phát 
minh ra "định luật Ôm", sáng tạo kỹ thuật trong thế kỷ 20 đã tạo ra hàng loạt sản phẩm 
điện và các loại đồ dùng điện gia dụng, đã có thể nâng cao, làm phong phú thêm rất nhiều 
chất lượng sinh hoạt và cư trú của loài người. Ngoài ra, còn có những sáng tạo về trạm 
thuỷ điện, năng lượng mặt trời, máy tính điện tử, lợi dụng năng lượng hạt nhân v.v... Đó 
chính là bản chất kinh tế của lực lượng tri thức, dựa vào tri thức sáng tạo. 

Kinh tế tri thức là kinh tế được đầu tư chủ yếu bằng tri thức - tài sản vô hình. Sức sản 
xuất phát triển của nó sẽ chuyển từ đầu tư tiền vốn và "vận hành tiền vốn" trước đây sang 
đầu tư tri thức và "vận hành tri thức" là chủ đạo. Trong một bài viết năm 1992 có tựa đề 
"Kỹ thuật tích hợp của hệ thống công trình kiến trúc thông minh" đã nêu ra luận điểm 
"Sức sản xuất tri thức dần dần trở thành nhân tố quyết định của sức sản xuất, sức cạnh 
tranh và thực lực kinh tế", "công trình kiến trúc thông minh là nơi sức sản xuất tri thức 
phát huy hiệu quả cao". 

Sáng tạo là linh hồn của kinh tế tri thức. Xét thực tế, hơn nửa thé kỷ nay, thực lực khoa 
học kỹ thuật tổng hợp của Mỹ luôn luôn dẫn đầu thế giới, được toàn cầu công nhận, đặc 
biệt là từ khi chính phủ Mỹ nêu ra chiến lược "đường cao tốc thông tin" thập kỷ 90 tới 
nay, kinh tế Mỹ phát triển ổn định liên tục 7 năm liền, tỷ lệ thất nghiệp khá thấp. Trong đó 
điều bí ẩn quan trọng nhất là họ đã hình thành "hệ thống sáng tạo quốc gia", có cơ chế 
tương đối ổn định và năng lực sáng tạo bền vững. "Hệ thống sáng tạo quốc gia" được cấu 
thành bởi các cơ quan, tổ chức có liên quan tới sáng tạo tri thức và sáng tạo kỹ thuật. Cụ 
thể, có thể chia ra làm hệ thống sáng tạo tri thức, hệ thống sáng tạo kỹ thuật, hệ thống 
truyền bá tri thức và hệ thống ứng dụng tri thức. Sau khi cục diện chiến tranh lạnh kết 
thúc, Mỹ kịp thời điều chỉnh cơ cấu và bố cục các ngành sản xuất, phát triển trọng điểm 
ngành công nghệ thông tin, dẫn đầu về "cách mạng số hoá". Ví dụ điển hình nhất là Mỹ đi 
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sau vượt lên trước ở mặt phát triển kỹ thuật truyền hình có độ rõ nét cao, nhân tài về mặt 
này của Mỹ gấp 2,5 lần Nhật Bản và Tây Âu cộng lại. 

Muốn thực sự tự lập, phát triển hưng thịnh sánh vai với các dân tộc trên thế giới, người 
Trung Quốc xác định phải xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia ổn định hữu hiệu, có năng 
lực sáng tạo bền vững của riêng mình. Các mặt liên quan đều cần phải xác định trách 
nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống sáng tạo quoóc gia và nửa đầu năm 1998, Viện 
Khoa học Trung Quốc đệ trình Quốc vụ viện và Trung ương Đảng bản báo cáo nghiên cứu 
"Nghênh đón thời đại kinh tế tri thức, xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia". Viện còn đưa 
ra đề cương báo cáo tổng hợp về việc Viện Khoa học Trung Quốc triển khai thí điểm 
"Công trình sáng tạo tri thức", và đã được Trung ương khẳng định. Ngoài ra, tháng 10 
cùng năm, 12 đơn vị như phòng tính toán Viện Khoa học Trung Quốc, phòng sản phẩm 
hoá học Đại Liên v.v đã thí điểm công trình sáng tạo và đã chính thức bắt đầu hoạt động. ý 
nghĩa của công tác thí điểm công trình sáng tạo là quyết sách chính trị quan trọng về xây 
dựng hệ thống sáng tạo quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức toàn cầu hoá thế kỷ 21; là 
biện pháp quan trọng để thực hiện chiến lược chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo 
dục, là nhu cầu của đất nước thực hiện cải cách thể chế khoa học công nghệ, xây dựng thể 
chế nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và xã hội trong thế kỷ 21 phù hợp với kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc; là yêu cầu tất nhiên đòi hỏi Trung Quốc phải đi 
theo con đường phát triển bền vững để nghênh đón cách mạng khoa học công nghệ và 
thách thức của kinh tế tri thức toàn cầu hoá thế kỷ 21. 

II- Công trình kiến trúc thông minh là nới để sức sản xuất tri thức phát huy hiệu 
quả cao 

Kinh tế tri thức có trụ cột là các ngành khoa học công nghệ cao của thời đại thông tin. 
Tám lĩnh vực lớn về khoa học công nghệ cao được công nhận ngày nay là: 

1- Khoa học thông tin 

2- Khoa học sinh mạng 

3- Năng lượng mới 

4- Vật liệu mới 

5- Khoa học môi trường 

6- Khoa học mềm 

7- Khoa học không gian 

8- Khoa học hải dương 

Do công trình kiến trúc và đô thị về bản chất là môi trường con người tập trung cư trú, 
cho nên, công trình kiến truc thông minh (trí năng) là lĩnh vực công nghệ cao vượt quá 
phạm vi của khoa học thông tin và khoa học môi trường. Ngành xây dựng công trình kiến 
trúc thông minh phát triển bền vững là ngành sản xuất điển hình thể hiện được thời đại 
kinh tế tri thức. 

Cơ cấu các ngành sản xuất trên thế giới ngày nay đang chuyển hướng sang mô hình 
tăng cao giá trị và đi sâu vào tri thức. Công trình kiến trúc thông minh là sản phẩm vật 
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chất tăng cao giá trị có lợi nhuận cao, là phương hướng chủ đạo đầu tư mở mang nhà đất 
trong thế kỷ 21. Xây dựng công trình kiến trúc thông minh là thuộc về xây dựng cơ bản 
của kết cấu hạ tầng trong xã hội thông tin. 

Đại hội Liên hợp Quốc về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Braxin năm 
1992 đã thông qua "Chương trình hành động vì thế kỷ 21 của Trung Quốc". Nội dung 
chương trình bao gồm 78 lĩnh vực trong 20 chương, chủ đề là phát triển, thể hiện quan 
điểm phát triển mới từ kinh tế kiểu nguồn lực vật chất phát triển sang kinh tế kiểu tri thức 
kỹ thuật, việc nêu ra thực hiện "xây dựng năng lực" là bảo đảm cơ bản cho chiến lược phát 
triển bền vững. Các công trình kiến trúc thông minh, đặc biệt là những nhà văn phòng 
tổng hợp lớn thông minh chính là cơ sở "xây dựng năng lực" của hệ thống sáng tạo quốc 
gia thuộc chiến lược phát triển bền vững trong thời đại kinh tế tri thức. 

Sáng tạo tri thức và sáng tạo kỹ thuật đều cần một môi trường vật lý (bao gồm cả môi 
trường thông tin) có lợi cho việc phát huy năng lực sáng tạo, đó cũng là cơ sở "xây dựng 
năng lực" phát huy sáng tạo. "Sự thông minh" của công trình kiến trúc thông minh chủ 
yếu là năng lực quản lý thông tin và sử dụng tổng hợp thông tin trong một công trình kiến 
trúc. Năng lực này bao gồm cả thu thập và tổng hợp thông tin, phân tích và xử lý thông tin, 
trao đổi và cùng hưởng thông tin, điều khiển tự động hoá thiết bị trong nhà cũng là một 
hình thái xử lý thông tin. Bởi vậy, có thể nói gọn lại, công trình kiến trúc thông minh là 
công trình kiến trúc có năng lực quản lý và vận dụng thông tin tổng hợp. Vì những nhà 
văn phòng lớn thông minh có nhiều công năng công nghệ cao như thu thập, truyền tải, 
quản lý, xử lý và sử dụng thông tin đa nguyên..., nên làm việc trong môi trường này, người 
ta có thể phát huy tối đa tính năng động chủ quan và hiệu suất công tác sáng tạo. Công 
trình kiến trúc thông minh là nơi sức sản xuất tri thức phát huy hiệu quả cao, là một hệ 
thống trong đó con người, thông tin và môi trường kết hợp với nhau. Mục tiêu của việc 
thông minh hoá các nhà văn phòng lớn là nâng cao hiệu suất sáng tạo của mọi người trong 
văn phòng, khiến cho con người trong môi trường công tác được "kỹ thuật hoá", môi 
trường làm việc tốt có tác dụng quan trọng đối với phát huy nhân tố tích cực của nhân tài, 
nâng cao hiệu suất sáng tạo của lao động trí óc. 

Trong xã hội thông tin hoá của thời đại kinh tế tri thức, thông tin, tri thức có giá trị cao 
là kết quả hoạt động (lao động) sáng tạo của loài người tạo ra. Các toà nhà văn phòng lớn 
là nơi sáng tạo (sản xuất) và tận dụng (sử dụng) tri thức thông tin. Vai trò của chúng ngày 
càng quan trọng, chúng dần dần trở thành trung tâm và cơ sở hoạt động của các ngành, 
công tác văn phòng đã từ xử lý sự vụ thường ngày phát triển theo phương hướng lao động 
trí lực mang tính sáng tạo. Sức sản xuất tri thức dần dần trở thành nhân tố quyết định của 
lực lượng sản xuất, sức cạnh tranh và thức lực kinh tế. 

Tất nhiên, sự khuyến khích về thể chế và chính sách mới là nguyên nhân thực sự cơ 
bản của những sáng tạo nhảy vọt trong khoa học công nghệ ngày nay. Vì vậy, kinh tế tri 
thức đòi hỏi quyết sách phải tri thức hoá, quản lý phải khoa học hoá, phải chú trọng phân 
tích luận chứng, quy phạm hoá công tác quản lý chất lượng, tránh tuỳ tiện làm theo ý 
muốn của thủ trưởng. 

Bởi vậy, quy hoạch chiến lược, pháp quy và chính sách của chính phủ là tạo điều kiện 
cơ bản để phối hợp lực lượng các mặt và nhanh chóng phát triển hữu hiệu việc xây dựng 
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công trình kiến trúc thông minh của ngành xây dựng Trung Quốc. Quy hoạch chính phủ 
phải đi trước, hơn nữa các pháp quy ngành như giới hạn lĩnh vực, tạo điều kiện tiến vào thị 
trường, quy tắc, thể chế, cơ chế cạnh tranh... có thể tích cực chỉ đạo ngành xây dựng công 
trình kiến trúc thông minh nước ta phát triển có trâtj tự. 

III- Sứ mạng lịch sử và trách nhiệm của kiến trúc sư trí năng: 

Tháng 10 năm 1997, Bộ Xây dựng Trung Quốc công bố "Quy định tạm thời quản lý 
thiết kế kỹ thuật hệ thống về công trình kiến trúc thông minh".  Điều 8 văn kiện này xác 
lập địa vịlà  chủ thể tổng phụ trách của đơn vị thiết kế công trình cấp A trong thiết kế công 
trình kiến trúc thông minh. 

Quá trình thiết kế triển khai sản phẩm là quá trình sáng tạo kỹ thuật. Sản phẩm kiến 
trúc cũng như vậy. Đặc biệt là thiết kế công trình kiến trúc thông minh thường làm theo 
đơn đặt hàng, cho nên quá trình thiết kế kỹ thuật hệ thống cho công trình kiến trúc thông 
minh cũng có nhiều co− hội sáng tạo kỹ thuật. Đơn vị thiết kế công trình chính là bộ máy 
sáng tạo kỹ thuật, là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cấu thành hệ thống sáng 
tạo kỹ thuật thuộc hệ thống sáng tạo quốc gai. 

Do đơn vị thiết kế công trình là đơn vị thiết kế chủ thể trong thiết kế công trình kiến 
trúc thông minh, đồng thời điều 8 văn kiện nói trên còn quy định: "Công ty tích hợp hệ 
thống tiến hành thiết kế sâu dưới sự chỉ đạo của đơn vị thiết kế công trình", cho nên yêu 
cầu đơn vị thiết kế công trình phải chịu trách nhiệm chung về thiết kế dự án kỹ thuật hệ 
thống cho công trình kiến trúc thông minh và phải có thực lực kỹ thuật để tổ chức, chỉ đạo 
và phối hợp các công ty tích hợp thực hiện. Vì công trình kiến trúc thông minh là chỉnh 
thể tích hợp hệ thống kết hợp kỹ thuật thông tin điện tử và kỹ thuật xây dựng nên thiết kế 
kiến trúc của công trình kiến trúc thông minh phải được phối hợp đồng bộ với quy hoạch 
tổng thể trí năng hoá, mặt bằng môi trường kiến trúc phải hỗ trợ đầy đủ cho việc "thông 
minh hoá" công trình kiến trúc. Xây dựng công trình kiến trúc thông minh đòi hỏi thiết kế 
kiến trúc và trích hợp hệ thống "thông minh hoá" phải hiệp đồng chặt chẽ với nhau, quy 
hoạch chỉnh thể, quản lý tỷ mỷ, thực hiện cẩn thận. Vì vậy, cơ cấu kỹ thuật chuyên ngành 
của đơn vị thiết kế công trình truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu của hệ thống 
sáng tạo kỹ thuật trong thiết kế kỹ thuật hệ thống cho công trình kiến túc thông minh ở 
thời đại kinh tế tri thức. Đơn vị thiết kế công trình phải điều chỉnh kịp thời cơ cấu chuyên 
ngành tương ứng, đổi mới và bổ sung lực lượng kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đến 
công nghệ "thông minh hoá". Viện nghiên cứu thiết kế kiến trúc có bốn chuyên ngành lớn 
là: kiến trúc, kết cấu, thiết bị và điện truyền thống cần phải đổi mới ứng dụng tri thức, 
không ngừng thoả mãn nhu cầu thị trường kinh tế tri thức trong thời đại thông tin thế kỷ 
21 và trước hết phải đổi mới quan niệm, đặc biệt là đổi mới quan niệm lãnh đạo quản lý 
thì công tác của Viện mới có hiệu quả. 

Theo thói quen truyền thống, người chủ trì dự án thiết kế công trình kiến trúc là kiến 
trúc sư chính của dự án kiến trúc đó, vì vậy kiến trúc sư - người chủ trì dự án thiết kế công 
trình thông minh, phải gánh vác sứ mạng lịch sử sáng tạo kỹ thuật thiết kế công trình kiến 
trúc thông minh, không thể trút trách nhiệm cho người khác. Có ý kiến cho rằng "công 
trình kiến trúc thông minh là việc của những kỹ thuật viên máy tính, điều khiển tự động 
hoá và thông tin, còn kiến trúc sư chỉ phải làm phần việc tiếp theo" là rất không phù hợp. 
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Vì vậy, những người làm công tác thiết kế công trình kiến trúc thông minh chủ trì dự 
án có trách nhiệm: 

- Xác định phương châm chung của thiết kế công trình kiến trúc thông minh 

- Thiết kế không gian, thiết kế giếng ống, xác định phương thức tuyến đi, tầng 
cao, thiết kế phòng thiết bị và phòng điều khiển trung tâm v.v... cho mặt bằng "thông 
minh hoá". 

- Thiết kế công trình kiến trúc và thiết kế hệ thống "thông minh hoá" phải 
cộng tác chân thành, hoà hợp đồng bộ, có kế hoạch chung, phối hợp  mật thiết. 

- Có chức trách chỉ đạo chung về sáng tạo kỹ thuật toàn cục thiết kế dự án đó. 
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phần sáu:               Thời đại kinh tế tri thức đã giải phóng  

                                 và trả lại giá trị cho vai trò của kiến trúc sư 

 
I- Diễn biến lịch sử của vai trò kiến trúc sư 

Mọi người đều biết, kiến trúc sư, một vai trò xã hội có từ rất sớm ở phương Tây là 
thoát thai từ người thợ thủ công trong thời đại kinh tế thủ công nghiệp. Qua "mười quyển 
sách về kiến trúc" của Vitruvius Pollio, ta có thể thấy rõ, thời kỳ đầu kiến trúc xuất hiện 
dưới hình tượng hiểu biết và giữ vai trò chỉ đạo toàn diện việc xây dựng. ở lĩnh vực này, 
toàn bộ quá trình từ lựa chọn địa điểm tới thi công xây dựng đều được kiến trúc sư quan 
tâm và chịu trách nhiệm. Truyền thống này vẫn được duy trì cho tới sau thời kỳ văn nghệ 
phục hưng. ở Trung Quốc thời cổ đại, "thợ cả" quản lý chung việc xây dựng công trình 
đồng thời cũng là người có nhiều tài năng trong lĩnh vực kiến trúc. 

Vai trò kiến trúc sư thời đại hiện nay là sản phẩm tất nhiên của phân công xã hội ngày 
càng hạn hẹp trong thời đại kinh tế công nghiệp. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 
phong trào kiến trúc hiện đại, sự tăng trưởng chưa từng thấy của nhu cầu xây dựng , cuộc 
cách mạng công nghiệp hoá của bản thân ngành công nghiễpây dựng và sự minh xác, độc 
lập hoá các khâu trách nhiệm và phân công chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, việc 
định vị vai trò của kiến trúc sư trong ngành công nghiệp xây dựng đã phát sinh những thay 
đổi lịch sử căn bản. Tiêu chí điển hình của những thay đổi này là sự xuất hiện thể chế 
chuyên nghiệp hoá các công ty xây dựng và các văn phòng kiến trúc sư. Thể chế xây dựng 
mang dấu ấn rõ nét của mô hình kinh tế công nghiệp này khiến hoc quá trình xây dựng bị 
chia nhỏ ra thành những dây chuyền sản xuất công nghiệp. Còn kiến trúc sư ở dây chuyền 
sản xuất này chỉ chịu trách nhiệm khâu thiết kế kiến trúc trên bản vẽ. Dưới sự chỉ đạo của 
nguyên tắc tối cao "ưu tiên cho hiệu suất", vai trò và chức năng truyền thống của kiến trúc 
sư kiểu đa năng toàn tài bị tách nhỏ ra một cách tối đa thành quy hoạch sư, kinh tế sư, 
nhân viên thiết kế các loại, họ đã làm thay phần lớn công việc vỗn dĩ thuộc về kiến trúc sư. 
Song về cơ bản, công việc tiền vốn, sản xuất vật liệu xây dựng và quá trình thi công xây 
dựng không liên quan đến kiến trúc sư. Xét dưới góc độ lịch sử, viẹc phân công chuyên 
môn hoá vai trò này đã từng có lúc phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội và 
các ngành sản xuất phát triển, nhưng mặt khác nó cũng khiến cho kiến trúc sư có tầm nhìn 
chuyên môn ngày càng bị thu hẹp, cơ cấu tri thức ngày một méo mó. Tương ứng, quyền 
hạn và vai trò của kiến trúc sư cũng ngày càng suy yếu. 

Quay về lịch sử kiến trúc, chúng ta có thể thấy rằng, vai trò của kiến trúc sư trong toàn 
bộ ngành công nghiệp xây dựng từ địa vị đứng đầu "anh hùng toàn năng" dần dần tụt 
xuống địa vị phụ thuộc ở bên lề. Họ bị hạn chế không những bởi tiền vốn mà còn bởi vật 
liệu và kỹ thuật công nghệ, ảnh hưởng của họ đối với xây dựng thực tế ngày càng nhỏ. 
Trong quá trình suy yếu về vai trò và địa vị này, phần lớn các kiến trúc sư không những 
không có nhận thức tỉnh ngộ và phản kháng tự giác, mà trái lại họ còn tỏ ra vui mừng vì 
trách nhiệm của mình nhẹ bớt, đắm chìm trong giấc mộng sẽ được làm công việc nghệ 
thuật thuần tuý. Nhưng thực tiễn phát triển lịch sử chứng minh rằng, phân công chuyên 
ngành ngày càng hẹp, chẳng những không thể mở rộng vũ đài sáng tác nghệ thuật cho 
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kiến trúc sư mà ngược lại còn dồn kiến trúc sư - một vai trò xã hội - vào ngõ cụt tiến thoái 
lưỡng nan. 

II- Tình trạng khó khăn hiện nay của vai trò kiến trúc sư      

Bị đẩy từ vị trí trung tâm của ngành sang bên lề, địa vị của kiến trúc sư sa sút nặng nề. 
Đại đa số các kiến trúc sư vốn cần phải có sứ mạng thúc đẩy chuyên môn kiến trúc học và 
ngành công nghiệp xây dựng phát triển, nhưng nay lại bị thoái hoá thành nô lệ chuyên 
nghiệp thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất và thành tôi tớ nịnh bợ kẻ đã giành 
được tiền vốn, họ không còn quan tâm tới tương lai vận mệnh và phương thức khả năng 
sinh tồn của loài người. Vì vậy, sự phát triển của kiến trúc học mất đi tầm nhìn rộng và 
động lực. Nửa cuối thế kỷ 20, tiến bộ khoa học công nghệ - đại biểu là ngành công nghệ 
cao mới, biến chuyển từng ngày, tri thức thay đổi mau lẹ. Ngược lại, môn kiến trúc học 
phát triển rất trì trệ và ngành công nghiệp xây dựng không có tiến bộ gì về mặt sáng tạo tri 
thức. ở Trung Quốc, vấn đề này đặc biệt rõ nét. Ngành công nghiệp xây dựng vẫn theo mô 
hình ngành sản xuất của thời đại kinh tế công nghiệp điển hình: Tập trung lao động + Tập 
trung tiền vốn. Trong mô hình này, phương thức xây dựng không hề thay đổi suốt mấy 
chục năm, kỹ thuật tiến bộ rất chậm, hàm lượng khoa học công nghệ thấp. Thực tế, ngành 
công nghiệp xây dựng Trung Quóc có đặc trưng chủ yếu là thao tác thủ công, nên đã sớm 
trở thành nơi dung nạp và tập trung lớn nhất của sức lao động nông thôn dư thừa. Về vấn 
đề này, là một đoàn thể, các kiến trúc sư Trung Quốc phải tự hỏi: Cuối cùng, sáng tạo 
khoa học công nghệ và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp xây dựng 
Trung Quốc sẽ do ai chịu trách nhiệm? 

Mặt khác, đồng thời với việc giấu mình trong lô cốt chuyên môn và say sưa với trò 
chơi hình thức, các kiến trúc sư cũng kính cẩn giao nộp quyền lãnh đạo toàn diện đối với 
ngành công nghiệp. Kết quả tất nhiên là quyền lực của tiền vốn chế ngự quyền lực của tri 
thức và thực hiện độc quyền phát ngôn trong ngành. Sự nhường quyền phát ngôn đó trực 
tiếp cho thấy vai trò thấp kém của kiến trúc sư. 

Rõ ràng, tình trạng khó khăn hiện nay của vai trò kiến trúc sư có nguyên nhân chính 
năm ở bản thân người kiến trúc sư: họ tự nguyện tách bỏ tối đa phần kỹ thuật trong vai trò 
chức năng của mình, kiến trúc sư ngày càng trở thành "kẻ vô tri", hơn nữa là "kẻ vô tri kỹ 
thuật" trong chính lĩnh vực kiến trúc. Họ chẳng những không còn là người cầm lái cỗ 
chiến xa kiến trúc, mà thậm chí còn đã từng dứt khoát từ bỏ theo đuổi nó. ở Tring Quốc, 
tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng. Cách đây không lâu, sự xa lạ tách rời đối với tri thức 
khoa học công nghệ dần dần trở thành định hướng tâm lý e ngại và khước từ tiến bộ kỹ 
thuật. Cái gọi là" theo đuổi nghệ thuật và quan tâm tới văn hoá" đương nhiên trở thành 
cọng rơm cứu mạng và lá chắn cuối cùng của họ. Nhìn khắp xung quanh, chúng ta dễ thấy 
cục diện này xuất hiện ở nhiều nơi: hiếm thấy những sáng tác kiến trúc thực sự gọi là tác 
phẩm nghệ thuật hoàn mỹ và có nội hàm văn hoá sâu sắc xuất hiện ở những đợt xây dựng 
ồ ạt, nhưng lại nhan nhản các kiến trúc sư "mù khoa học, dốt kỹ thuật". áp phích dán rực 
rỡ ở khắp nơi, kiến trúc sư tự quảng cáo rầm rộ đã từng một thời khiến cho người ta vui 
mừng rằng Trung Quốc cũng có công trình kiến trúc "công nghệ cao", công trình kiến trúc 
"thông minh" và công trình kiến trúc "sinh thái". Nhưng sau khi thực sự đi sâu xem xét, 
người ta mới vỡ lẽ ra là đa số các công trình đó chỉ bao hàm một khái niệm trù hoạch nào 
đó, chúng chỉ là những công trình "bắt chước công nghệ cao", "chỉ số thông minh thấp" và 
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"sinh thái giả" làm cốt để hô khẩu hiệu và dán nhãn hiệu. Thực ra, đại đa số các kiến trúc 
sư lại mù tịt chưa biết hoặc không biết tý gì về khả năng to lớn mà tiến bộ kỹ thuật đã 
mang đến và sẽ mang đến cho loài người. 

Tình hình thực tế của giới kiến trúc sư Trung Quốc là: từ giáo dục kiến trúc tới thực 
tiến nghề nghiệp của kiến trúc sư, họ hoàn toàn không dựa vào quyền lãnh đạo phát ngôn 
do ưu thế kỹ thuật đem lại, mà dựa vào những nguyên tắc thường thức đã trở thành kinh 
nghiệm. Nếu nói ở thời kỳ đầu kinh tế công nghiệp hoá, phân công ngành nghề rõ ràng, do 
độc quyền nghề nghiệp, những nguyên tắc này đã từng bị phủ mạng che thì ngày nay khi 
trình độ thông tin hoá đã được nâng cao chưa từng thấy, chúng sớm trở thành lời cửa 
miệng mọi người đều biết, tức là "hệ thống thuật ngữ" đi vào "hệ thống ngôn ngữ thường 
ngày". Trong hệ thống ngôn ngữ này, cơ cấu quyền lực đã trở thành lề thói sẽ tất nhiên 
xuất hiện. Vì vậy, vai trò kién trúc sư đánh mất chỗ dựa tri thức (kỹ thuật) cũng ắt sẽ có số 
phận bi thảm bị tiền vốn sai bảo, chi phối tuỳ ý: ý kiến của họ không được coi trọng. công 
việc của họ bị xem thường, vai trò địa vị của họ ngày càng thấp. So với những người thiết 
kế thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cao khác (như lĩnh vực thiết kế công nghiệp về chế 
tạo tàu vũ trụ, máy bay, ô tô...) thì công việc của kiến trúc sư có vẻ quá "thông tục và dễ 
hiểu", không có "ưu thế kỹ thuật", vì vậy cũng khó giành được "sự tôn nghiêm của nghề 
nghiệp".(Trái lại, ở nhiều địa phương Trung Quốc, thầy phong thuỷcòn có quyền phát 
ngôn về vấn đề kiến trúc, có "sự tôn nghiêm của nghề nghiệp" hơn các kiến trúc sư. Trong 
khi khoa học phát triển mạnh ở cuối thế kỷ 20, rõ ràng điều đó quả là một sự chế nhạo 
tuyệt diệu đối với địa vị kiến trúc sư, nhưng mặt khác nó cũng vô tình chứng tỏ rằng công 
việc của kiến trúc sư có hàm lượng kỹ thuật thấp). Đồng thời, một lần nữa, sự phát triển 
của nghề kiến trúc sư lại chứng minh luật chơi của thị trường mở cửa: vì tính dễ bắt chước 
tràn lan nên các ngành có hàm lượng kỹ thuật thấp nhanh chóng rơi vào vòng cạnh tranh 
với mức độ thấp có hậu quả xấu, khiến cho lợi nhuân của họ ngày càng nhỏ đi. Hầu hết 
các kiến trúc sư thường than vãn tiền thiết kế hoặc tiền thưởng trúng thầu ngày một rẻ 
rúng, có lẽ họ chưa ý thức được rằng đó chính là thị trường trả thù lao chuẩn xác cho giá 
trị công việc có hàm lượng kỹ thuật thấp của kiến trúc sư. 

Những khó khăn của vai trò trong thực tiễn trái ngược rõ rệt với mông tưởng anh hùng 
trước kia khiến cho nhiều kiến trúc sư nảy sinh nghi ngờ giá trị vai trò của mình. Khi lòng 
tự tin bị giảm sút nghiêm trọng, không ít kiến trúc sư đã tự nhạo là "nghề hết hơi", coi 
ngành công nghiệp xây dựng là "ngành dịch vụ". Ngày nay, kho công nghệ cao mới chắc 
chắn trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy phát triển xã hội, chúng ta buộc phải suy nghĩ: 
phải chăng cái nghề kiến trúc sư có hàm lượng kỹ thuật thấp này nhất định sẽ lỗi thời? 
Con đường tương lai của vai trò kiến trúc sư sẽ hướng về đâu? 

III- Việc giải phóng tương lai và trả lại giá trị cho vai trò kiến trúc sư: 

Từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 tới nay, trên phạm vi toàn cầu phát sinh kinh tế và xã hội 
chuyển từ nền công nghiệp truyền thống sang kinh tế tri thức, trọng tâm là lấy các ngành 
sản xuất có công nghệ cao mới làm đầu tầu thúc đẩy, chủ thể kinh tế chuyển hướng từ tiền 
vốn sang "nguồn vốn tri thức", động lực phát triển kinh tế chuyển từ tích luỹ về lượng sang 
đổi mới về chất. Trong bối cảnh biến đổi lớn lao này, cần phải xem xét lại vị trí và vai trò 
của ngành công nghiệp xây dựng, kiến trúc học và kiến trúc sư đã ra đời và phát triển từ 
kinh tế công nghiệp truyền thống. 

 23



1- Tương lai của ngành công nghiệp xây dựng và kiến trúc học trong thời đại kinh tế tri 
thức 

ở thời đại kinh tế tri thức, các ngành sản xuất tập trung lao động và tập trung tiền vốn 
tất nhiên phải chuyển thành các ngành sản xuất tập trung tri thức, ngành công nghiệp xây 
dựng truyền thống có hàm lượng kỹ thuật thấp ắt phải đứng trước một cuộc cách mạng 
công nghệ cao toàn diện: từ sản xuất vật liệu xây dựng, phương thức xây dựng, kỹ thuật áp 
dụng cho các điểm dân cư tới phương thức thiết kế, quản lý thi công đều sẽ có những thay 
đổi căn bản. Cuộc cách mạng kỹ thuật này chủ yếu được triển khai xoay quanh các ngành 
mũi nhọn như kỹ thuật xây dựng tích hợp  máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật panô, 
khoa học vật liệu, khoa học môi trường v.v... Xét dưới góc độ kinh tế tri thức, cuộc cách 
mạng kỹ thuật này đại thể mang lại những ảnh hưởng sau đây cho ngành công nghiệp xây 
dựng: 

Việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật vật liệu mới khiến cho giá thành vật chất của công 
trình xây dựng hạ thấp nhiều. Còn những chuyển biến từ quá trình xây dựng sang quá 
trình chế tạo, từ chế tạo thô tới chế tạo tinh xác, từ chế tạo thống nhất trong sản xuất lớn 
cơ giới hoá sang chế tạo linh hoạt trong tích hợ hoá cao độ bằng máy tính cũng khiến cho 
giá thành xây dựng của công trình xây dựng giảm mạnh. Công nghệ thông tin xuyên suốt 
toàn quá trình xây dựng từ thiết kế tới thi công, đạt được hiệu quả tối ưu trong bố trí 
nguồn vốn, từ đó hạ thấp chi phí kinh doanh và giá thành quản lý tong quá trình xây dựng 
xuống nhiều lần. Vì vậy, ngành công nghiệp xây dựng cũng phát sinh tình hình tương tự 
như ở các ngành chế tạo khác. ở thời đại kinh tế tri thức, tỷ trọng của tài sản vô hình như 
phần giá thành tri thức sẽ liên tục tăng trưởng trong giá trị của công trình xây dựng. Nói 
cách khác, "giá trị phụ gia kỹ thuật" và "giá trị phụ gia thiết kế" sẽ tạo nên thành phần chủ 
yếu trong giá trị công trình xây dựng. Điều này tạo cơ sở kinh tế để trả lại giá trị của vai 
trò kiến trúc sư. 

Mặt khác, ở thời đại kinh tế tri thức, nếu chỉ dựa vào việc hạ thấp giá thành ngoài sức 
người (phi nhân lực) của công trình xây dựng thì không đủ, còn phải nâng cao giá trị phụ 
gia tri thức của công trình xây dựng. Muốn đạt được mục đích đó, kiến trúc học không 
được dậm chân tại chỗ, bảo thủ không chịu thay đổi, mà cần phải mở rộng phạm vi của 
mình, mở ra lĩnh vực học thuật mới, chủ động đưa các công nghệ cao  mới vào phát triển 
kiến trúc học, tăng với mức độ lớn hàm lượng công nghệ trong công tác của kiến trúc sư, 
từ đó bảo đảm tính nhìn xa và tính lãnh đạo của kiến trúc học trong tiến bộ xã hội. Ví dụ, 
các ngành sản xuất IT đang bước vào thời đại hậu PC đã bộc lộ rõ khuynh hướng "ứng 
dụng rộng cho các khu cư trú". Điều này cho chúng ta thấy rằng " môi trường cư trú số 
hoá" có thể là tương lai sáng sủa để phát triển công trình xây dựng, đó cũng là bước ngoặt 
vô cùng thuận lợi để phát triển công nghệ cao mới trong kiến trúc học. 

Có thể dự tính rằng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng và kiến trúc 
học, cuộc cách mạng công nghệ cao mới sắp tơisex có ý nghĩa v−ơt quá toàn diện so với 
phong trào kiến trúc hiện đại được tiến bộ kỹ thuật dẫn dắt; trong thời đại kinh tế tri thức, 
ngành công nghiệp xây dựng được thiết lập trên cơ sở công nghệ cao mới vẫn có thể trở 
thành ngành trụ cột và ngành chủ đạo phát triển xã hội, và kéo theo sự phát triển mạnh của 
nhiều ngành liên quan; đối với Trung Quốc có tiềm lực xây dựng to lớn nhưng trình độ 
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xây dựng lại tương đối thấp, cuộc cách mạng này không chỉ là một cơ hội ít có để thay đổi 
triệt để, vượt gấp lên trước mà còn cung cấp điểm tăng trưởng quan trọng cho sự phát triển 
kinh tế trong tương lai, đối với việc này, giới kiến trúc Trung Quốc phải làm tốt việc chuẩn 
bị đầy đủ tri thức và tâm lý. 

2- Công nghệ cao mới tiếp tục tách ra và làm mất đi vai trò, chức năng truyền thống của 
kiến trúc sư: 

Cùng với các công nghệ cao mới mà đại biểu là công nghệ thông tin xâm nhập vào 
lĩnh vực kiến trúc học truyền thống, sự phân công chuyên môn hoá trong thiết ké kiến trúc 
cũng ngày càng tỷ mỷ, vai trò chức năng của kiến trúc sư vốn chỉ còn lại trong phạm vi có 
hạn, nay lại bị tách ra hơn nữa và làm mất đi. Như chúng ta đã thấy, kỹ thuật hoạt họa ba 
chiều và xử lý hình ảnh bằng máy tính xuất hiện khiến cho công tác biểu đạt kiến trúc 
luôn luôn thuộc về phạm vi chức năng chuyên môn của kiến trúc sư bị tách rời khỏi lĩnh 
vực thiết kế kiến trúc; việc hoàn thiện và ứng dụng kỹ thuật hiện thực giả định, kỹ thuật 
chuyển đổi thực thể - số liệu ba chiều sẽ tiếp tục làm mất đi ưu thế tư duy thị giác của kiến 
trúc sư; kỹ thuật nối tiếp tự động hình thành và chuyển tải toàn bộ số hoá thông tin thiết kế 
sẽ lật đổ hoàn toàn khái niệm môi giới của bản vẽ, công việc vẽ bản vẽ thi công chiếm 
phần lớn công tác thường ngày của kiến trúc sư nhất định sẽ bị trí năng nhân tạo thay thế; 
kỹ thuật mạng lưới máy tính phát triển khiến cho mọi người có thể nhanh chóng truy cập 
và thu được ngay lập tức số liệu thông tin, so sánh với kỹ thuật này thì tri thức nghề 
nghiệp do tích luỹ công việc trong một thời gian dài nhưng khó ghi nhớ của kiến trúc sư sẽ 
trở nên không đáng kể. Tương ứng chế độ sát hạch nghề nghiệp kiến trúc sư hiện hành 
cũng đứng trước thử thách lớn. Việc sao chụp và truyền đi hình vẽ rất nhanh chóng và phí 
tổn rất nhỏ càng khiến cho công việc sáng tạo hình thức vốn đã tách rời khỏi tiến bộ kỹ 
thuật nay lại bị nhanh chóng nhấn chìm trong sự phỏng chế muôn sắc muôn màu. (Thực 
tế, có rất nhiều ví dụ về việc phỏng chế đã chiến thắng bản gốc trong giới kiến trúc Trung 
Quốc ngày nay, còn cách phỏng chế nhanh gọn nhất và cũng thịnh hành nhất chính là 
phỏng chế về hình thức đơn thuần không có chỗ dựa kỹ thuật). Kiến trúc sư sẽ phải chịu 
sự đặt vấn đề nghi ngờ và thách thức chưa từng có đối với chức năng độc quyền sáng tạo 
hình thức; ranh giới giữa việc thiết kế cấy ghép nghiệp dư và thiết kế chuyên nghiệp có thể 
ngày càng mờ nhạt. 

Đứng trước vai trò chức năng của mình ngày càng bị tách ra và mất đi, các kiến trúc sư 
không cam chịu yên phận chắc chắn chỉ có thể lựa chọn như sau: mở rộng lĩnh vực chuyên 
môn, chuyển đổi chức năng vai trò, nâng cao hàm lượng công nghệ, nhanh chóng đổi mới 
khoa học công nghệ. 

3- Tổng hợp mới và trả lại giá trị cho vai trò toàn năng của kiến trúc sư: 

Một yêu cầu tất nhiên nảy sinh khi phát triển ngành công nghiệp xây dựng, kiến trúc 
học và kiến trúc sư là kiến trúc sư từ vai trò chuyên năng quay về vai trò toàn năng.  

Trước hết là sự phân công trong ngành công nghiệp xây dựng truyền thống từ mở đầu 
để nâng cao hiêụ suất đến cuối cùng ngược lại trở thành cản trở hiệu suất: quá trình từ 
thiết kế tới thi công, sự phân chia các đơn vị trung ương và địa phương trong nội bộ ngành 
khiến cho nguồn lực và thời gian bị lãng phí nghiêm trọng. Trong hệ thống xây dựng, 
phân công chuyên ngành hoá kỹ thuật tỷ mỷ, hậu quả là thông tin bị tắc nghẽn, biện pháp 
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khắc phục sự tắc nghẽn đó là để cho kiến trúc sư trở về địa vị hàng đầu chịu trách nhiệm 
đối với toàn ngành công nghiệp xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao mới; thứ hai 
là sự phân công rõ ràng và sự nghiên cứu chuyên ngành nhỏ vụn, tuy giúp chúng ta hiểu 
sâu và nắm vững các vấn đề cụ thể nhưng đồng thời nó cũng thường chia cắt nhỏ vấn đề 
chỉnh thể. Phương pháp nghiên cứu theo kiểu "người đầu bếp mổ trâu này đưa kiến trúc 
học vào ngõ cụt, dẫn tới thực trạng trong kiến trúc học nhiều môn phái được lập ra, đổ lỗi 
cho nhau, quyền lực tri thức lũng đoạn ở phạm vi nhỏ hẹp. Khai niệm "môi trường cư trú 
con người" được đưa ra, phá vỡ những chia cắt về chuyên ngành, đưa kiến trúc học vào 
quỹ đạo nghiên cứu tổng hợp, nó cũng mở ra võ đài vô cùng rộng lớn cho kiến trúc sư thể 
hiện vai trò toàn năng của mình. Điều quan trọng hơn là đứng trước cuộc cách mạng công 
nghệ cao mới của thời đại kinh tế tri thức, kiến trúc sư có vai trò chức năng chuyên môn 
hoá hầu hết bị tách ra, không gian sáng tạo ngày càng bị thu hẹp, nguồn sáng tạo mỗi 
ngày một cạn kiệt, sẽ không thể tiếp tục sinh tồn và phát triển toàn diện nếu không buộc 
phải giải phóng vai trò cuả mình. 

ở thời đại kinh tế tri thức, sự trả lại giá trị vai trò toàn năng của kiến trúc sư là kết quả 
tất nhiên của cuộc cách mạng công nghệ cao mới. Công nghệ cao mới phát triển đã thu 
hẹp phạm vi hoạt động truyền thống của kiến trúc sư, đồng thời cũng mang lại khả năng 
thực tế cho kiến trúc sư quay về vai trò toàn năng: Công nghệ cao mới được ứng dụng vào 
ngành công nghiệp xây dựng, lật đổ hàng rào chuyên ngành, phá vỡ cục diện lũng đoạn 
của quyền lực tri thức do phan công chuyên ngành quá nhỏ vụn, khiến cho giá thành của 
tri thức không mang tính sáng tạo giảm mạnh, giá trị của tri thức mang tính sáng tạo tăng 
lên rõ rệt. Do sự bổ trợ của công nghệ thông tin và kỹ thuật trí năng nhân tạo, kiến trúc sư 
có thể thoát khỏi các chi tiết kỹ thuật và tính toán tỷ mỷ, mà theo đinh hướng của chúng ta 
là nắm vững phát triển tiến bộ kỹ thuật và lãnh đạo sáng tạo tri thức một cách chỉnh thể. 

ở thời đại kinh tế tri thức với động lực chủ yếu là tri thức mang tính sáng tạo, kiến 
trúc sư phải ra sức phát huy ưu thế sáng tạo của mình. Sự sáng tạo đó nhất định không 
phải chỉ là sự sáng tạo về hình thức nmà là sự sáng tạo chỉnh thể có mục đích là quan tâm 
tới sự cư trú của con người, có chỗ dựa là công nghệ cao mới, bao hàm lĩnh vực môi 
trường cư trú của con người theo nghĩa rộng. Những công nghệ cao mới mà đại biểu là 
"chế tạo nhanh" ứng dụng vào ngành công nghiệp xây dựng đã mở rộng tối đa không gian 
sáng tạo của kiến trúc sư: từ " quyền lựa chọn" tới "quyền sáng tạo", sức sáng tạo đầy cá 
tính của kiến trúc sư được kích thích một cách tối đa và được thực hiện khiến cho công tác 
sáng tạo một cách chỉnh thể, khiến cho tỷ trọng "nguồn vốn tri thức" liên tục tăng trưởng 
và ngành công nghiệp xây dựng mới có thể chuyển hướng từ mô thức "tiền vốn thuê người 
tri thức" sang mô thức "tri thức thuê tiền vốn". Đối với kiến trúc sư, đây là sự chuyển đổi 
vai trò quan trọng, có nghĩa là, lần đầu tiên kiến trúc sư có cơ hội thực sự thoát khỏi địa vị 
làm nô bộc cho liền vốn, thực hiện đầy đủ ước mơ kiến trúc và giá trị vai trò của mình. 

Muốn đi đầu sáng tạo chỉnh thể trong lĩnh vực môi trường cư trú của con người, phát 
huy đầy đủ ưu thế sáng tạo của mình, kiến trúc sư phải tự giác quay về với vai trò toàn 
năng, phát triển sự tổng hợp mới, ngày càng nhiều kiến trúc sư trên thế giới cùng nhận 
thức được điều này. "Hiến chương Bắc Kinh" thông qua tại Đại hội kiến trúc sư thế giới 
lần thứ 20 do Hiệp hội kiến trúc sư quốc tế tổ chức nêu rõ: " Nhấn mạnh tổng hợp, và sáng 
tạo dưới tiền đề tổng hợp là quan niệm hạt nhân của kiến trúc học. Nhưng tri thức, kỹ 
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thuật trong kiến trúc học thế kỷ 20 ngày càng chuyên môn hoá, chúng đã chia "vấn đề 
chung của chúng ta thành nhiều luận đề riêng lẻ, khiến cho tương lai của kiến trúc học có 
xu hướng bị vỡ vụn. Ngoài việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu phân tích các chuyên ngành, 
kiến trúc học thế kỷ 21 phải nhận thức lại giá trị của sự tổng hợp, chỉnh hợp lại mảnh vụn 
của các mặt, đi từ cục bộ tới chỉnh thể và sáng tạo trên cơ sở đó". "Hiện nay, một mặt 
người ta nêu ra khía niệm "môi trường cư trú của con người", nghiên cứu tổng hợp vấn đề 
xây dựng; mặt khác, tác dụng của kiến trúc sư trong xây dựng đang không ngừng suy yếu. 
Muốn duy trì tác dụng chuyên môn chủ đạo của kiến trúc học trong xây dựng môi trường 
cư trú của con người, phải hướng theo yêu cầu của thời đại và xã hội, mở rộng thêm lĩnh 
vực của mình, không nên bảo thủ, khư khư ôm lấy kỹ thuật chuyên môn cố hữu. Đây là 
nhiệm vụ thời đại của kiến trúc học, là cơ sở đẻ tồn tại". 

Tóm lại, trên võ đài lớn của kinh tế tri thức, kiến trúc sư chẳng những có thể quay về 
với vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp xây dựng, mà họ còn có cơ hội sắm lại vai 
chính trong vở kịch thời đại. Mưu cầu cao hơn của họ phải là tạo ra sự tổng hợp  mới dựa 
trên "quan niệm về môi trường cư trú lớn của con người" theo sát bước tiến của thời đại 
phất cao ngọn cờ khoa học công nghệ, phá bỏ sự trói buộc kiến trúc học và hàng rào 
ngành nghề, hoà nhập và phát triển công nghệ cao mới, nâng cao chất lượng môi trường 
sinh tồn của loài người, thúc đẩy xã hội loài người tiến bộ và phát triển. Chỉ có như vậy, 
kiến trúc sư mới thực sự giải phóng và trả lại giá trị cho vai trò của mình trong thời đại 
kinh tế tri thức.    

Ví dụ kiểu xe Tarus mới phát triển gần đây của công ty Ford, khi xây dựng nhà máy 
chế tạo, người ta chỉ đầu tư 0,5 tỷ USD, còn giá thành thiết kế là 2,5 tỷ USD. Theo tin của 
Hội thảo lý luận và thực tiễn về tài sản vô hình chiếm trong tổng mức tài sản của doanh 
nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển hiện nay thường là 50 - 70%, nó trở thành cơ sở 
để doanh nghiệp sinh tồn và phát triển. Các nhà kinh tế học dự tính 2/3 - 3/4 tổng nguồn 
vốn là nguồn vốn nhân lực. 

Còn theo "Tân văn liên bá" Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ở Thượng Hải, 
tổng giá trị sản lượng ngành sản xuất nhà ở và các ngành liên quan do ngành này kéo theo 
năm 1998 chiếm 9,6% tổng giá trị sản lượng kinh tế quốc dân toàn thành phố, chỉ kém sản 
lượng của ngành công nghệ cao mới. 

Qua đó có thể thấy rằng, ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc và các ngành sản 
xuất tương quan do nó thúc đẩy có tiềm lực rất lớn. Trên cơ sở nâng cao giá trị phụ gia kỹ 
thuật và giá trị phụ gia sáng tạo xây dựng, chúng hoàn toàn có thể kết hợp với ngành công 
nghệ cao mới để trở thành ngành sản xuất trụ cột quan trọng trong thời đại kinh tế tri thức. 
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Phần bảy:                   Kinh tế tri thức và công cuộc  

                                    công nghiệp hoá ngành nhà ở Trung Quốc 

 
Trong khi thời đại kinh tế tri thức đang tới, ngành nhà ở của Trung Quốc đối diện với 

những cơ hội và thách thức mới như thế nào sẽ là vấn đề rất cần phải nghiên cứu. 

I- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nhà ở là lối thoát căn bản, là con đường tất 
yếu để phát triển ngành nhà ở, đồng thời là yêu cầu khách quan và nhu cầu bức thiết 
trong phát triển nền kinh tế quốc dân. 

Hiện nay, nhu cầu nhà ở của nhân dân thành thị nông thôn Trung uốc đang từng bước 
chuyển hướng từ chạy theo số lượng không gian sinh tồn tới đồng thời quan tâm cả số 
lượng lẫn chất lượng. Cùng với sự phát triển nền kinh tế, mức sống của nhân dân nâng cao, 
do vậy nhu cầu về tính năng và chất lượng sẽ từng bước xuất hiện. Đặc biệt, do cải cách 
chế độ nhà ở, đối tượng mua nhà ở là tư nhân tự bỏ tiền ra mua chứ không phải các đoàn 
thể và cơ quan chính quyền như trước đây nữa, yêu cầu của mọi người về chất lượng nhà ở 
ắt sẽ ngày càng cao. 

Sau 20 năm kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, mức độ tiêu dùng trở nên quá thấp, vì 
vậy cần phải tạo ra một loạt hàng hoá làm điểm tăng trưởng kinh tế mới, thúc đẩy toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân phát triển. Là hàng hoá có tính đặc thù nên nhà ở dễ dàng gánh vác 
trọng trach này. Mấy năm gần đây, kinh tế Trung Quốc phát triển theo chiều sâu, khi tìm 
tòi điểm tăng trưởng kinh tế mới, người ta phát hiện ra và bắt đầu coi trọng nó, còn trước 
đó luôn luôn bài xích nó. So sánh với ngành nhà ở củacác nước trên thế giới thấy rằng, ở 
các nước phát triển, ngành nhà đất thu từ nguồn thuế tài chính với số lượng lớn cho nền 
kinh tế quốc gia, là ngành sản xuất trụ cột của nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy các ngành 
hữu quan phát triển, và trở thành ngành sản xuất cơ sở, tiên phong và then chốt của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Nhưng ở Trung Quốc, dưới thể chế kinh tế kế hoạch, ngành nhà 
ở không những "làm nên cơm cháo" gì cho nền kih tế quốc dân, mà còn đòi hỏi chính phủ 
phải bù lỗ tài chính rất nhiều. Bởi vậy, đối chiếu kinh nghiệm thành công của nước ngoài 
với kinh nghiệm ban đầu của Trung Quốc, việc ra sức phát triển ngành nhà ở thành ngành 
sản xuất trụ cột không những là lối thoát căn bản và con đường tất yếu để phát triển ngành 
nhà ở, mà còn là yêu cầu khách quan và nhu cầu cấp bách của việc phát triển kinh tế quốc 
dân. 

II- Công nghiệp hoá và hiện đại hoá ngành nhà ở phải dựa vào kinh tế tri thức 

Ngành nhà ở của Trung Quốc có hàm lượng khoa học công nghệ thấp, tiêu hao nhiều 
năng lượng, giá trị phụ gia kinh tế thấp, đồng thời còn có tính phá hoại lớn các nguồn lực, 
ảnh hưởng tới việc thực hện chiến lược phát triển bền vững. Đồng thời, do được sản xuất 
đại trà ở cấp thấp, nhà ở không phù hợp nhu cầu của mọi người nên bị ế đọng nhiều, đầu 
tư nhà đất đi vào ngõ cụt, dây chuyền vận hành của kinh tế thị trường bị cắt đứt. Nếu 
ngành nhà ở luôn luôn ở trong trạng thái này thì khó thực hiện được công cuộc công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá ngành nhà ở.  
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Do kinh tế tri thức hình thành và phát triển tạo ra sức mạnh to lớn của khoa học công 
nghệ , từng bước thấm vào và gây ảnh hưởng tới các khâu sản xuất, lưu thong và tiêu dùng 
của ngành nhà ở. Tri thức, thong tin và công nghệ sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
ngành nhà ở và nhà đất phát triển. Bởi vậy, ngành nhà ở phái dựa vào kinh tế tri thức, áp 
dụng khoa học công nghệ mới nhất để cải tạo ngành nhà ở truyền thống, tăng hàm lượng 
khoa học công nghệ, giảm giá thành nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở, làm thoả mãn nhu 
cầu ngày một tăng của mọi người về nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nhà ở. 

III- ảnh hưởng của kinh tế tri thức đối với sự phát triển ngành nhà ở 

Kinh tế tri thức đang tới gần, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của ngành nhà ở, 
biểu hiện ở mấy mặt sau: 

1- Kinh tế tri thức khiến cho ngành nhà ở của Trung Quốc thực hiện được chién lược 
phát triển bền vững. Ngành nhà ở phải phụ thuộc vào đất đai, mà đất đai lại là nguồn tài 
nguyên khan hiếm và không thể tái sinh. Xâydựng nhà ở theo kiểu đại trà không những 
gây lãng phí nhiều đất đai và tư liệu sản xuất khác, mà còn có thể phá hoại môi trường, 
dẫn đến tăng dân số, tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường phát triển không cân 
đối với nhau, cuối cùng làm cho kinh tế trì trệ hoặc tai hại sẽ lớn hơn. Vận dụng kinh tế tri 
thức vào ngành nhà ở vừa có lợi cho việc giảm bớt nguy cơ về dân số, môi trường và sinh 
thái của xã hội loài người trong thời đại kinh tế công nghiệp, vừa bảo đảm giữ vững con 
đường phát triển bền vững thông qua đổi mới quan niệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
sáng tạo tri thức. Kinh tế tri thức sẽ tiếp thêm sức thúc đẩy mới cho ngành nhà ở, kiên trì 
phát triển bền vững. Mở rộng vận dụng nhiều thành quả khoa học kỹ thuật nhà ở hiện đại 
dựa trên nền tri thức khiến cho ngành nhà ở thoát khỏi mô thức phát triển theo chiều rộng, 
chuyển sang mô thức phát triển theo chiều sâu, thuận lợi trong phát triển bền vững.   

2- Kinh tế tri thức sẽ mang lại cuộc cách mạng về tính năng nhà ở, làm cho chất lượng 
nhà ở được nâng cao một cách hữu hiệu. Cùng với mức sống của nhân dân ngày một nâng 
cao, nhà ở không còn là nơi che mưa che gió đối với mọi người nữa, mà là nơi sinh hoạt 
gia đình hạnh phúc, an cư lạc nghiệp. Vì vậy, mọi người yêu cầu cao hơn về tính năng, về 
chất lượng nhà ở, tố chất môi trường và môi trường nhân văn xung quanh. Chỉ có ứng 
dụng tri thức mới và công nghệ mới, nâng cao tính năng và chất lượng sản phẩm nhà ở thì 
mới có thể thoả mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó của mọi người. Chúng ta có thể dự 
đoán rằng ở thời đại kinh tế tri thức, cách mạng kỹ thuật, đổi mới tri thức và công nghệ 
ứng dụng vật liệu mới v.v... sẽ khiến cho tính năng chung của nhà ở có sự nhảy vọt về 
chất, chất lượng nhà ở sẽ được nâng cao về căn bản. 

3. Kinh tế tri thức khiến cho cạnh tranh trong ngành nhà ở càng thêm gay gắt, cơ chế 
đào thải tự nhiên trở nên rõ nét hơn. Khoa học công nghệ là sức sản xuất số 1, tiến bộ 
khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, là nhân tố quan trọng thay 
đổi phương thức tổ chức sản xuất và vận hành thị trường. ở thời đại kinh tế tri thức, tri thức 
mới và khoa học công nghệ mới được ứng dụng, làm thay đổi hàm số sản xuât vốn có, 
khiến cho sự tổ hợp của các yếu tố sản xuất biến động, nâng cao hiệu suất sản xuất, hạ 
thấp giá thành sản phẩm, khiến cho doanh nghiệp thu được lợi nhuận siêu ngạch thấp hơn 
giá thành bình quân xã hội, từ đó doanh nghiệp sinh tồn, phát triển và lớn mạnh. Hơn nữa, 
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do biến lượng tri thức và biến lượng khoa học công nghệ có tính di động và tính chuyển 
giao, xã hội được thông tin hoá và Internet hoá đã từng bước hình thành sự cạnh tranh 
ngày càng gay gắt trong ngành nhà ở, cơ chế đào thải tự nhiên ngày càng rõ nét.  

 4. Kinh tế tri thức thúc đẩy toàn cầu hoá, toàn quốc hoá ngành nhà ở. Do tính chất cố 
định của hàng hoá nhà đất, thông tin không nhanh nhạy v.v... nên về cơ bản lâu nay sản 
xuất nhà ở của Trung Quốc mang tính khu vực: công ty phát triển là của địa phương, đối 
tượng tiêu thụ là của địa phương, kỹ thuật được áp dụng chủ yếu cũng của địa phương. 
Điều này khiến cho tỷ lệ chuyển hoá thành quả mới, công nghệ mới trong lĩnh vực sản 
xuất nhà ở rất thấp, khoa học công nghệ cống hiến ít cho ngành nhà ở. Giữa các khu vực, 
các nước trên thế giới, có sự chênh lệch rất lớn về trình độ công nghệ xây dựng nhà ở. ở 
thời đại kinh tế tri thức, việc phổ biến ngày càng nhanh tri thức và khoa học công nghệ, 
từng bước thông tin hoá và Internet hoá xã hội sẽ có lợi cho Trung Quốc khi học tập mô 
thức phát triển và ứng dụng kinh nghiệm quản lý tiên tiến của ngành nhà ở nước ngoài, thu 
hút thành quả khoa học công nghệ xây dựng nhà ở mới nhất trong và ngoài nước, thu hẹp 
khoảng cách chênh lệch so với khu vực và các nước trên thế giới, khiến cho ngành nhà ở 
của Trung Quốc có thể tiến lên phía trước với xuất phát điểm khá cao. Toàn cầu hoá, toàn 
quốc hoá là xu thế phát triển quan trọng của ngành nhà ở. Nếu Trung Quốc gia nhập tổ 
chức Thương mại Thế giới thì quá trình toàn cầu hoá sẽ nhanh hơn. 

5- Kinh tế tri thức đã làm thay đổi cơ cấu bên trong ngành nhà đất. ở xã hội nông 
nghiệp thì đất đai là yếu tố sản xuất hàng đầu; còn ở xã hội kinh tế tri thức thì tri thức và 
khoa học công nghệ thay thế đất đai và tiền vốn và trở thành sức sản xuất hàng đầu. Các 
yếu tố sản xuất truyền thống như đất đai, sức lao động, tiền vốn v.v... tương đối có hạn, đã 
không còn là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế phát triển. ở xã hội kinh tế tri thức, tài sản 
vô hình mà đại diện là tri thức, là thông tin và khoa học công nghệ đã thay thế cho tài sản 
hiện vật, trở thành nguồn lực mang tính tuyệt đối thúc đẩy kinh tế phát triển và có tác 
dụng tuyệt đối chi phối sự phát triển của ngành nhà ở. 

IV- Chính quyền Trung Quốc nên nghênhđón những thách thức của kinh tế tri thức 
như thế nào ? 

Khi xây dựng kinh tế tri thức, tính hữu hiệu của những hoạt động thuộc về chính 
quyền đã có tác dụng then chốt. Với một ý nghĩa nhất định, kinh tế thị trường thúc đẩy 
kinh tế tri thức phát triển, còn những khuyết tật của kinh tế thị trường cũng có thể làm cho 
kinh tế tri thức phát triển. Vì vậy, tác dụng chủ đạo của chính quyền chính là khắc phục 
những thiếu sót của cơ chế thị trường, tạo ả môi trường sinh tồn và phát triển thuận lợi cho 
ngành nhà ở trong điều kiện kinh tế tri thức. 

1- Chính quyền phải thay đổi phương thức tư duy, làm tốt công tác điều tiết khống chế vĩ 
mô ngành nhà ở theo quy luật và theo yêu cầu của kinh tế ti thức. Hành vi chính quyền 
của Trung Quốc trong rất nhiều tình huống vẫn là mô thức kinh tế kế hoạch, mô thức kinh 
tế công nghiệp. Khi loài người bước vào thời đại kinh tế tri thức, chính quyền phải thay 
đổi căn bản mô thức tư duy và phương thức hoạt động này. Như vậy chính quyền mới có 
thể đứng cao nhìn xa khi đưa ra quyết sách vĩ mô đối với ngành nhà ở, đề ra đường lối và 
quy hoạch phù hợp với kinh tế tri thức, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá ngành nhà ở. 
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2- Thiết lập và hoàn thiện một môi trường pháp luật phù hợp với sự phát triển của kinh tế 
tri thức. Kinh tế thị trường là kinh tế pháp trị, kinh tế tri thức lại càng cần được pháp luật 
đảm bảo. Việc xây dựng pháp luật trong điều kiện kinh tế tri thức khác biệt trong điều 
kiện kinh tế công nghiệp. Bởi vậy, chính quyền phải căn cứ vào đặc điểm của kinh tế tri 
thức, thiết lập và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà đất thích hợp với kinh tế tri thức, tạo 
ra môi trường pháp luật thuận lợi, đẩy mạnh công nghiệp hoá ngành nhà ở. 

3- Xây dựng cơ cấu cơ sở tin học, đẩy mạnh tiến trình tin học hoá, phục vụ công cuộc 
hiện đại hoá ngành nhà ở. Kinh tế tri thức liên quan tới hầu hết mọi ngành, nhưng ngành 
phát triển nhanh nhất vẫn là ngành tin học. Ngành tin học phát triển sẽ mang lại cho 
chúng ta phương thức sinh hoạt và phương thức làm việc hoàn toàn mới, khiến cho hành 
tinh chúng ta "ngày càng nhỏ bé". Ngành tin học tạo điều kiện cơ sở cho công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nhà ở. Vì thế, chính quyền phải xây dựng tốt cơ cấu cơ sở 
tin học, đẩy mạnh tiến trình tin học hoá, phục vụ tốt hơn cho công cuộc hiện đại hoá 
ngành nhà ở. 

4- Tăng cường nhịp độ cải cách giáo dục, đào tạo nhều nhân tài đủ tiêu chuẩn cho thời 
đại kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức là kinh tế có cơ sở tri thức, mà chủ thể của tri thức là 
con người. Con người chủ yếu vẫn phải nhờ vào giáo dục thì mới có tri thức. Do vậy, 
chính quyền phải tăng cường đầu tư vào giáo dục, đẩy mạnh cải cách giáo dục, đào tạo ra 
những nhân tài, cung cấp nhân tài và nền tảng trí lực cho ngành nhà ở mới có thể đáp ứng 
được yêu cầu phát triển của kinh tếtri thức. Kinh tế tri thức chắp thêm đôi cánh cho công 
cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá ngành nhà ở. 
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Phần tám:          Sự định vị và chuyển đổi mô hình kinh doanh 

                       của ngành công nghiệp xi măng trong thời đại kinh tế mới 

 
I- Ngành công nghiệp xi măng thế giới đang đứng trước thời đại kinh tế mới 

Kinh tế mới là hình thái kinh tế phát triển bền vững với cơ sở là kỹ thuật mạng và tri 
thức số, có hạt nhân là sự thúc đẩy sáng tạo đổi mới của công nghệ cao mới. Với đặc điểm 
là tỷ lệ thất nghiệp thấp, tỷ lệ lạm phát tiền tệ thấp, tỷ lệ thâm hụt tài chính thấp, tỷ lệ tăng 
trưởng cao; trong đó, tri thức và kinh tế mạng có tác dụng phát huy và quyết định. 

Năm 1996, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế nêu ra khái niệm kinh tế tri thức, đó là 
kinh tế có nhân tố quan trọng nhất là nắm giữ và bố trí nguồn lực trí tuệ, sản xuất, phân 
phối, sử dụng(tiêu dùng) tri thức và thông tin, chủ yếu là khoa học công nghệ. 

Là nguồn lực kinh tế, tri thức có thuộc tính đặc biệt khác hẳn với các tài nguyên tự  
nhiên. Tri thức có 6 đặc điểm lớn: cùng hưởng, dễ truyền bá, có thể tăng giá trị, không 
thiếu thốn, không tiêu hao, lợi nhuận không giảm dần. Ví dụ, trong thế giới vật chất, khi 
ngày càng nhiều người cùng hưởng chung một tài nguyên tự nhiên nào đó, sẽ không thể 
tránh khỏi dẫn tới tài nguyên đó cạn kiệt đi, lợi nhuận do đầu tư vào nó cũng sẽ giảm dần. 
Nhưng khi mọi người cùng hưởng và sử dụng tri thức, tri thức không những bị tiêu hao, 
mà ngược lại trong nhiều lần ứng dụng, nó sẽ phong phú và phát triển thêm, tạo ra tri thức 
mới hơn và không ngừng tăng giá trị. 

Hiện nay, nền kinh tế của các nước công nghiệp phát triển ngày càng được xây dựng 
dựa trên cơ sở tri thức và thông tin. Tri thức và thông tin đã là động lực mạnh mẽ nâng cao 
năng suất sản xuất xã hội và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Kinh tế tri thức là loại kinh tế 
được thông tin hoá, mạng hoá, toàn cầu hoá. Xét nội hàm của nó, ta thấy nó có bốn đặc 
trưng hết sức độc đáo sau đây: 

1- Cơ sở và động lực thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển chủ yếu là dựa vào nguồn lực 
trí tuệ vô hình, chứ không giống như kinh tế công nghiệp phải dựa vào tài nguyên tự nhiên 

2- Tiến bộ khoa học công nghệ cao mới là lực lượng tiên phong thúc đẩy kinh tế tri 
thức phát triển, ngành sản xuất khoa học công nghệ cao mới là trụ cột hàng đầu chống đỡ 
cho kinh tế tri thức 

3- Khoa học công nghệ, thể chế quản lý và sáng tạo đổi mới các quan niệm là linh hồn 
và nguồn gốc phát triển của kinh tế tri thức 

4- Phát triển bền vững là đặc trưng có ý nghĩa sâu xa nhất của kinh tế tri thức. 

Từ năm 1998 - 1999 tới nay, vì kỹ thuật và ngành mạng thông tin phát triển nhanh 
chóng, mạng Internet đang nhanh chóng trở thành điểm nóng tăng trưởng kinh tế xã hội 
của loài người, các quan niệm kinh doanh, thương mại điện tử được đổi mới và ứng dụng 
đang thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá kinh tế và nhất thể hoá thị trường, dấy lên làn sóng 
mới của kinh tế mạng. 
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Đối với hình thái kinh tế mới nhất này, vì nó đang phát triển rất nhanh chóng, người ta 
thậm chí còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên tương đối ổn định mà dùng khá nhiều tên 
như kinh tế tri thức, kinh tế thông tin, kinh tế mạng, kinh tế thu hút, kinh tế giả định v.v... 
Tại hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thuỵ Sĩ tháng 3/2000, người ta gọi chung 
nó là kinh tế mới, các giới nhân sĩ toàn cầu cũng cơ bản công nhận khái niệm này. 

Hơn 10 năm nay, ngành công nghiệp xi măng của Mỹ và một số nước Tây Âu, Bắc Âu 
đã mau lẹ ý thức được và không bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi mô hình theo thời đại kinh tế 
mới, vận dụng quan niệm lý luận tiên kiến, áp dụng sách lược đúng đắn, phản ứng nhanh, 
từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình chiến lược từ doanh nghiệp xi măng truyền thống 
tới mô hình doanh nghiệp kinh doanh qua mạng Internet, bảo vệ môi trường và phát triển 
doanh nghiệp bền vững. Họ đã tương đối thành công trong việc nâng cấp, đổi mới, cải tổ 
và chỉnh hợp ngành công nghiệp xi măng truyền thống. 

II- Xu hướng và mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp xi măng trong thời đại 
kinh tế mới 

Phân tích các đề tài nghiên cứu triển khai trọng điểm của các công ty xi măng, công ty 
trang thiết bị và các viện nghiên cứu khoa học nổi tiếng trên thế giới đầu thế kỷ 21, kết 
hợp với kỹ thuật mạng được phổ cập nhanh chóng trong thời gian gần đây, thì xu hướng và 
mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp xi măng Trung Quốc trong thời địa kinh tế mới 
chủ yếu bao gồm bảy mặt lớn sau đây: 

1- Công nghiệp xi măng cần phải hoàn toàn dung hợp lẫn nhau, tồn tại hài hoà với môi 
trường sinh thái, doanh nghiệp xi măng cần đạt mục tiêu hoàn toàn không gây ô nhiễm 
cho môi trường xung quanh, chấm dứt việc xả ngẫu nhiên hoặc tạm thời chất thải quá tiêu 
chuẩn cho phép. 

2- Hạ thấp tiêu hao năng lượng, đổi mới kỹ thuật thu hồi nhiệt lượng dư thừa, cố gắng 
lợi dụng khí thải và nhiệt lượng thừa phát ra lượng điện bằng lượng điện tiêu hao cho sản 
xuất xi măng, từ đó đạt tới mục tiêu doanh nghiệp xi măng không tiêu hao điện năng. 

3- Mở rộng toàn diện việc lợi dụng chất thải, phục vụ xã hội. Doanh nghiệp xi măng 
không những bảo đảm không xả phế liệu, bã thải, mà còn phải đạt được mục tiêu không 
tiêu hao nhiên liệu khoáng sản tự nhiên, phát triển nhiên liệu tái sinh, thay thế hoàn toàn 
cho than đá nung clanhke, đồng thời hạ thật thấp lượng CO2 thải ra. 

4- Vận dụng hệ thống mạng thần kinh số và hệ chuyên gia, tối ưu hoá việc khống chế 
quá trình "thông minh", thực hiện tự động hoá hoàn toàn, điều tiết khống chế hoặc xử lý từ 
xa và thay đổi mô thức quản lý sản xuất truyền thống. 

5- Cung cấp dịch vụ mang đậm nét cá tính. Căn cứ mọi nhu cầu của người tiêu dùng, 
doanh nghiệp xi măng đề ra chỉ tiêu chất lượng cao nhất cho sản phẩm của mình, sản xuất 
hàng loạt, vận chuyển kịp thời. 

6- Tiếp tục nâng cao hiệu suất công nghệ, độ tin cậy và tỷ lệ hoạt động của trang bị cơ 
điện. Tỷ lệ hoạt động hàng năm của hệ thống lò phải ổn định trên 90%. 

7- Doanh nghiệp xi măng chuyển đổi mô hình theo hướng doanh nghiệp giao dịch qua 
mạng Internet, phát triển thương mại điện tử. Điều này có quan hệ tới mô thức quản lý 
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kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sinh tồn của họ. Mô thức kinh doanh 
thương mại điện tử của doanh nghiệp xi măng chủ yếu là các loại khách hàng B2C và 
B2B. Mô thức trên khiến cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, công ty cung ứng và các 
bạn hàng hợp tác có thể nhanh chóng nối thông và bàn bạc thoả thuận với nhau với giá 
thành thấp và không phụ thuộc vào khoảng cách và không gian, xoá bỏ trở ngại về không 
gian và thời gian, nâng cao hiệu suất hoạt động thương mại, giảm 80% - 90% giá thành 
giới hạn của doanh nghiệp, 55% - 65% giá thành giao dịch, 25% - 35% giá thành sản 
phẩm. Các phụ tùngvà sản phẩm dễ tiêu hao của doanh nghiệp xi măng hoàn toàn không 
phải chứa sẵn trong kho. 

Qua tình hình thế giới thấy rõ trước năm 2050, ngành công nghiệp xi măng của thời 
đại kinh tế mới không những có thẻ thực hiện được mục tiêu "sáu không" nói trên, mà còn 
có thể cùng với các ngành công nghiệp khác tạo thành quần lạc thể phỏng sinh hoặc công 
viên công nghệp sinh thái, cùng xử lý và tái sử dụng các loại phế liệu, bã thải, rác thải sinh 
hoạt v.v..., cống hiến to lớn cho toàn xã hội về tăng trưởng âm của phế liệu, của bã thải và 
xử lý chúng. Theo tôn chỉ và nội dung của tiêu chuẩn quản lý môi trương ISO 14000, 
ngành công nghiệp xi măng sẽ thực hiện được mục tiêu "sáu không một âm" và trở thành 
ngành công nghiệp xanh. 

III- Giới hạn cao nhất cho phép  công nghiệp xi măng thời đại mới xả chất thải  

Việc sản xuất của bất cứ ngành công nghiệp nào cũng không thể tránh khỏi xả ra chất 
thải, không dễ dàng làm cho tất cả các chất thải đều không xả ra môt chút nào. Mục tiêu 
của chúng ta là giảm xả chất thải tới mức tối thiểu, khiến cho chúng kịp thời được "tiêu 
hoá" trong môi trường tự nhiên, tránh gây ra hậu quả phá vỡ cân bằng sinh thái trong thời 
gian gần hoặc lâu dài. Như vậy có nghĩa là cần thiết hoàn toàn có thể thực hiện mục tiêu 
không gây ô nhiễm môi trường. 

Theo kết quả xem xét đo đạc toàn diện của Đức và Thuy Sĩ đối với môi trường khu vực 
xung quanh nhà máy xi măng, thấy rằng các chỉ tiêu chất lượng môi trường sinh thái như 
không khí, nước, đất đai, khí hậu, động thực vật, thực phẩm v.v... ở các khu vực đó hoàn 
toàn giống với các chỉ tiêu ở những khu vực không có nhà máy xi măng. Điều đó chứng tỏ 
rằng giới hạn cao nhất cho phép xả chất thải của họ phù hợp với yêu cầu không gây « 
nhiễm. Nếu nhà máy xi măng kiêm cả việc đốt phế liệu thì giới hạn cao nhất cho phép xả 
lại càng nghiêm ngặt hơn, vì phế liệu chứa nhiều chất gây ô nhiễm.  

Ngay từ năm 1989, EU đã thông qua quy trình BAT, tức là quy định về việc lựa chọn 
và sử dụng kỹ thuật thích hợp nhất với yêu cầu bảo vệ môi trường, mục đích chủ yếu là 
thúc đẩy ngành công nghiệp xi măng tăng cường bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng 
và tài nguyên, thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Tháng 9 năm 1999, ngành công 
nghiệp xi măng Đức lại đề ra quy trình lựa chọn mang tính cưỡng chế và giới thiệu kỹ 
thuật thích hợp nhất với yêu cầu bảo vệ môi trường BATR và quy trình này lập tức được 
thực hiện.  

Ngành công nghiệp xi măng các nước EU, đặc biệt là Đức, giành được thành tích nổi 
bật ở mặt tăng cường toàn diện chiến lược phát triển bền vững. 
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IV- Doanh nghiệp xi măng các nước Âu Mỹ chuyển đổi mô hình và định vị thành 
công. 

Thập kỷ 80 thế kỷ 20, ngành công nghiệp xi măng ở một số nước phát triển được coi 
là "ngành công nghiệp sắp hết hơi". Nhưng mấy năm gần đây, Đức và Mỹ dẫn đầu việc áp 
dụng kỹ thuật tiên tiến thích hợp nhất với yêu cầu bảo vệ môi trường BAT và kỹ thuật 
mạng Internet, cải tiến nâng cấp tin học hoá môi trường đối với một số doanh nghiệp xi 
măng cũ tương đối điển hình. Đồng thời, họ còn xây dựng hơn 30 dây chuyền sản xuất xi 
măng tiên tiến nhất bảo vệ môi trường và giao dịch qua mạng ở các nơi trên thế giới, năng 
lực sản xuất đạt từ 2000 đến 8500 tấn/ngày. Việc vận hành và kinh doanh thành công 
những dây chuyền mở rộng, cải tạo và xây dựng mới này không những nâng cao rõ rệt 
hiệu quả kinh tế và xã hội của các công ty xi măng này, mà điều có ý nghĩa thời đại hơn 
cả là: những dây chuyền sản xuất này nhanh chóng trở thành hình mẫu phát triển bền vững 
của ngành công nghiệp xi măng trong thời đại kinh tế mới ỏ các lĩnh vực quan trọng như 
tiết kiệm năng lượng nhờ lợi dụng phế liệu, khống chế quá trình "thông minh hoá", bảo vệ 
môi trường sinh thái, phục vụ người tiêu dùng, mang đậm nét cá tính, ứng dụng thương 
mại điện tử, đổi mới mô thức quản lý v.v...Được ngành tin học và ngành bảo vệ môi 
trường gây ảnh hưởng kích thích mạnh mẽ, các doanh nghiệp xi măng bắt đầu chuyển đổi 
mô hình sang doanh nghiệp xanh và giao dịch qua mạng Internet. 

Ngành công nghiệp xi măng Đức đã trở thành ngành tiên phong trong các ngành chế 
tạo truyền thống tiến vào mô hình doanh nghiệp xanh. Các doanh nghiệp xi măng Mỹ thì 
đứng đầu về mặt thương mại điện tử và giao dịch qua mạng Internet tiễn xa theo hướng 
kinh tế mạng. 

Theo số liệu thống kê mới nhất của hiệp hội xi măng Portland PCA Mỹ, Mỹ và 
Canada tuyên bố năm 2000 - 2003 sẽ xây dựng 6 dây chuyền xi măng kiểu mới, cải tạo 
mở rộng 16 dây chuyền, năng lực sản xuất tương ứng của chúng là 7,8 triệu tấn và 13,6 
triệu tấn mỗi năm, tổng cộng là 21,4 triệu tấn/năm. Điều này chứng tỏ rằng ngành công 
nghiệp xi măng truyền thống Mỹ đang dựa vào ưu thế của kinh tế mới, nhanh chóng đổi 
mới với quy mô lớn, chiếm vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp xi măng thế giới. 

Về mặt tái sử dụng phế liệu năm 1999 Đứcvà Thuỵ Điển đã thay thế 18% - 20% nhiên 
liệu nung Clanhke, tỷ lệ này ở các nước Bắc Âu là 10% - 14%, ở Anh là 8%, ở Mỹ là 5%; 
một số doanh nghiệp xi măng cá biệt của Thuỵ Điển và Mỹ có tỷ lệ đốt phế liệu cao tới 
80%. Đặc biệt, Thuỵ Điển đề ra biện pháp cụ thể, dự định năm 2008 trong cả nước sẽ 
nâng tỷ lệ đốt phế liệu tới 50% trở lên, năm 2020 sẽ cơ ản thực hiện 100%. 
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Phần chín:               Kinh tế tri thức dẫn tới đổi mới công tác  

                                            quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp. 
 

Cùng với kinh tế tri thức đang tới, công tác quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp 
phải thích ứng với nhu cầu phát triển của thời đại, cần phải nghiêm túc nghiên cứu và suy 
nghĩ về vấn đề thay đổi công tác quản lý kế toán tài chính doanh nghiệp theo yêu cầu của 
kinh tế tri thức. 

Những yêu cầu phát triển mới của thời đại đối với công tác quản lý tài chính kế 
toán 

Đặc điểm chủ yếu của kinh tế tri thức là thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, 
chuyển dịch trọng tâm quản lý doanh nghiệp và thay đổi kết cấu hạ tầng quản lý doanh 
nghiệp. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng quan trọng và đặt ra yêu cầu mới cho công tác tài 
chính kế toán. Ví dụ việc từng bước chuyển trọng tâm quản lý doanh nghiệp từ quản lý 
nguồn vốn hiện vật sang quản lý nguồn vốn vô hình như kỹ thuật, tri thức, nhân tài v.v..., 
làm cho tỷ lệ tài sản vô hình của doanh nghiệp tăng lên nhiều, chuyển hướng đầu tư làm 
thay đổi trọng tâm công tác của người quản lý. Tất cả những điều này đặt ra bài toán mới 
cho người làm công tác tài chính kế toán là làm thế nào tính toán, xác nhận, đánh giá, 
hạch toán tài sản vô hình, phân tích hiệu quả của chúng. Cùng với thời đại thông tin đang 
tới, kết cấu hạ tầng quản lý doanh nghiệp không còn chỉ là công trình giao thông vận tải, 
thiết bị thông tin bưu điện thông thường, mà còn là con đường điện tử, đường cao tốc 
thông tin, mạng điện tử dùng trong việc nối các máy tính, kho số liệu và các công nghệ 
thông tin khác, chúng có ảnh hưởng quan trọng đối với phương thức công tác tài chính kế 
toán: máy tính ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, việc phát triển máy tính hoá công tác kế 
toán sẽ khiến cho quy trình hoạch toán kế toán thủ công biến đổi nhiều; đường cao tốc 
thông tin khai thông sẽ nâng cao tính kịp thời và tính toàn diện của báo cáo tài vụ. Thời 
đại thông tin sẽ bảo đảm mạnh mẽ về vật chất và kỹ thuật cho công tác kế toán phát triển. 

Những vấn đề tồn tại trong hệ thống lý luận kế toán hiện nay: 

Đứng trước thách thức của cách mạng thông tin và sáng tạo công nghệ, hệ thống lý 
luận kế toán hiện nay còn tồn tại những vấn đề sau: 

1- Công nghệ thông tin với cơ sở là tri thức thay thế kỹ thuật công nghiệp và trở thành 
phương thức sản xuất chủ đạo trong sáng tạo ra của cải. Chủ thể của kinh tế tri thức là các 
doanh nghiệp tri thức. Nhân tố quyết định sự thành hay bại trong cạnh tranh của họ không 
còn là nguồn lực tài chính nữa, mà là nguồn lực trí tuệ, bao gồm nguồn lực trí tuệ chưa 
được mã hoá tức là nguồn lực con người và nguồn lực trí tuệ đã được mã hoá tức là tài sản 
vô hình. Vì vậy, người làm công tác tài chính kế toán phải hết sức coi trọng tài sản vô hình 
và nguồn lực con người. Nhưng hiện nay, công tác tài chính kế toán nước ta vẫn xem nhẹ 
nhân tố cơ bản này, chỉ chú ý tài sản hữu hình và hiệu quả trước mắt. 

2- Công tác công bố thông tin tài chính kế toán hiện nay không kịp thời. Mô thức kế 
toán hiện hành là sản phẩm của thời đại công nghiệp, báo cáo tài chính định kỳ được xây 
dựng trên cơ sở giá thành trong lịch sử, phản ánh tình hình tài vụ và thành quả kinh doanh 
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đã qua của doanh nghiệp, nó không thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng muốn 
tìm hiểu thông tin mới nhất thông qua các kênh như phương tiện báo chí, đàm thoại với 
người lãnh đạo v.v...; mặt khác, bảng biểu báo cáo tài vụ của doanh nghiệp chỉ sau mấy 
tháng kết thúc năm tài chính đó mới được đưa ra. Vậy thì quyết sách không khi nào lại 
dựa vào số liệu của mấy tháng trước? Vì vậy, báo cáo tài vụ hiện nay hầu như chỉ có tác 
dụng "kiểm chứng" thông tin mà nhà đầu tư đã sớm có trong tay. 

3- Chức năng của công tác kế toán còn lệch lạc. Hiện nay, tài chính kế toán hầu như 
chỉ cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra, không chú trọng thông tin dự đoán tương lai. 
Tài chính kế toán rất cần phải mở rộng phạm vi phục vụ trong thời đại thông tin phát triển 
hết sức nhanh chóng này. 

Kiến nghị đổi mới công tác quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp: 

Công tác quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp cần phải đổi mới ngay để nghênh đón 
những thách thức của thời đại kinh tế tri thức. 

1- Trọng điểm hạch toán tài chính kế toán cần phải từng bước chuyển từ tài sản hiện 
vật sang tài sản vô hình; từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ lao động sang cung cấp dịch vụ 
trí lực và sản phẩm tinh thần cho xã hội, kết hợp chặt chẽ tài sản hữu hình với tài sản vô 
hình, khiến cho tri thức chuyển hoá thành sức sản xuất một cách nhanh chóng hơn và có 
hiệu quả hơn. 

2- Chức năng kế toán phải chuyển từ hạch toán sang phục vụ quản lý. Do kỹ thuật 
truyền bá điện tử phát triển nhanh và máy tính phát triển theo hướng phần mềm cao cấp 
của tài chính kế toán, nên môi trường kế toán doanh nghiệp có những thay đổi quan trọng. 
Kế toán đóng vai người chuẩn bị bảng, biểu, ghi chép những gì đã xảy ra, quản lý thông 
tin về công tác tài chính đã hoàn toàn không đủ nữa. Nó cần phải thoát khỏi kỹ năng kế 
toán một cách máy mócnày, vả lại, máy tính hoàn toàn có thể thay thế những kỹ năng này. 
Trong môi trường mới, các kế toán viên phải tăng thêm "giá trị bản thân", tức là từ hạch 
toán chuyển hướng sang phục vụ quản lý như dự đoán, quyết toán, quản lý kinh doanh, 
dành nhiều thời gian hơn nữa cho chức năng mới: phân tích và quyết sách, tức là trên cơ sở 
điều tra nghiên cứu thị trường, cung cấp kịp thời những thông tin đáng tin cậy, giải thích 
nội dung tài liệu tài vụ, dùng kết quả phân tích để quyết sách quản lý doanh nghiệp, cung 
cấp dịch vụ tư vấn chuyên ngành, khiến cho tiền vốn bên trong và bên ngoài vận động trôi 
chảy. 

3- Xây dựng mô thức báo cáo kế toán hoàn toàn mới. Dựa vào năng lực thông tin và 
tính toán rất mạnh của mạng lưới máy tính, việc xây dựng hệ thống báo cáo nhanh chóng 
và kịp thời trở thành hiện thực. Năm 1995, Uỷ ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đã 
đưa kho số liệu báo cáo tài vụ của các công ty trong danh sách vào mạng Internet, tất cả 
mọi người sử dụng đều có thể trao đổi thông tin và giao dịch với bạn hàng thông qua địa 
chỉ trên mạng. Mặt khác, có thể lợi dụng nhiều hơn mạng Internet để hiệp đồng quản lý 
thông tin nội bộ. Như vậy, có thể khiến cho số liệu mà kế toán cần xử lý được trực tiếp lưu 
lại trong mạng, tiện cho người sử dụng truy cập nhanh chóng và kịp thời.     
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